
 

 
  

------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUẬN VĂN 
 
 
 

Thiết kế chân đế công trình biển cố định 
bằng thép 

 
 
 

  
                                         
 

                                       



  Viện xây dựng Công Trình Biển 

 Đồ án cố định nhóm 1o http://www.ebook.edu.vn  

                            

 

đồ án môn học 
tính toán thiết kế kết cấu chân đế 
công trình biển cố định bằng thép 

        

chương 1: tổng quan 
         

I. Tổng quan về công trình biển cố định bằng thép 

- Công trình biển bằng thép (CTBCĐBT), là các công trình bằng thép được xây 

dựng cố định ngoài khơi để phục vụ việc thăm dò và khai thác dầu khí, bảo vệ an ninh 

quốc phòng hay làm các trạm dịch vụ. 

- CTBCĐBT là một loại công trình xuất hiện rất sớm khi con người tiến hành các 

hoạt động khai thác tài nguyên trên biển, ban đầu các công trình được xây dựng tại các 

vùng nước nông, sau đó dần dần là các vùng nước sâu hơn . Có thể nói sự phát triển 

của CTBCĐBT luôn luôn gắn liền với sự phát triển của con người trong quá trình tiến ra 

khai thác xa bờ. Nhờ vào các tiến bộ vượt bậc của các ngành khoa học và công nghiệp 

liên quan như  Công nghệ vật liệu, Khoa học môi trường, Công nghệ tin học, Kỹ thuật 

tính toán, Công nghệ thi công, và cùng với nhu cầu thăm dò khai thác ngày càng lớn mà 

các CTBCĐBT ngày càng được phát triển kể cả về số lượng và quy mô xây dựng. Cho 

đến ngày nay trên thế giới đã tồn tại trên 7000 công trình biển cố định bằng thép, trong 

đó có nhiều quốc gia đã thành công trong việc đưa CTBCĐBT ra khai thác các vùng 

biển rất sâu như Na uy, Mỹ với các chân đế khổng lồ xây dựng tại các vùng Biển Bắc và 

vịnh Mexico.  

- Nhờ có những ưu điểm không thể phủ nhận và nhờ có những cải tiến mạnh mẽ 

về khoa học công nghệ mà trong tương lai càng ngày càng có nhiều CTBCĐBT được 

xây dựng và quy mô ngày càng lớn hơn. Tạo thành một xu thế phát triển của con người 

khi nghiên cứu cải tiến CTBCĐBT là : 

- Đưa CTBCĐBT ra  khai thác ở các vùng nước sâu hơn. 

- Xây dựng các công trình có độ tin cậy cao hơn. 

- Giảm chi phí xây dựng cho việc xây dung. 

- Thời gian thi công ngày càng ngắn hơn. 

* Sự phát triển của CTBCĐBT  ở Việt nam 
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- Công trình biển cố định đã được xây dựng ở Việt Nam từ đầu những năm 80, đó 

là các công trình được xây dựng để thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng mỏ Bạch Hổ ở 

Biển Đông Việt nam của liên doanh dầu khí Vietsovpetro. Từ đó cho đến nay chúng ta 

đã xây dựng được một số lượng đáng kể các CTBCĐBT để phục vụ sản xuất tại vùng 

mỏ này và mở rộng ra các vùng mỏ khác lân cận. Ngoài ra những năm gần đây chúng 

ta đã xây dựng một số công trình loại nhỏ cho người ở dạng công trình DK để phục vụ 

việc nghiên cứu khoa học và bảo vệ vùng biển. 

- Như vậy có thể chia CTBCĐBT ở Việt nam thành hai nhóm như sau : 

+ Nhóm phục vụ việc thăm dò và khai thac dầu khí: Nhóm này là các chân đế 

dàn khoan được xây dựng ở các vùng mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, mỏ Rạng đông, mỏ Lan 

tây-Lan đỏ. Các chân đế ở mỏ Bạch Hổ, mỏ Rạng Đông được xây dựng ở độ sâu trung 

bình là 50m nước. Các chân đế ở các mỏ Rồng, Đại Hùng thì độ sâu lớn hơn. Đây là 

nhóm công trình rất phong phú về chủng loại và quy mô, gồm các công trình như dàn 

MSP, dàn CTP, dàn nhẹ BK, dàn ống đứng Riser, dàn nhà ở, dàn công nghệ, dàn bơm 

nước ép vỉa, dàn nén khí. 

+ Nhóm công trình phục vụ việc nghiên cứu khoa học và an ninh quốc phòng. 

Đây là các công trình cỡ vừa và nhỏ ( Các công trình DK ) được xây dựng ở những vùng 

biển có độ sâu nước không lớn lắm. 

-So với một số nước trên thế giới thì Việt nam là quốc gia mới phát triển ngành 

công nghiệp dầu khí nhưng cũng đã đạt được những tiến bộ nhất định. Sự phát triển của 

CTBCĐBT ở Việt nam được thể hiện bằng những công trình đang góp phần vào việc 

khai thác dầu khí và bảo vệ lãnh hải quốc gia.  

- Cùng với sự phát triển về số lượng và quy mô xây dựng thì về mặt trình độ và 

công nghệ thiết kế, tổ chức thi công chúng ta cũng đã đạt được các tiến bộ đáng kể. Từ 

những năm đầu của quá trình phát triển, việc thiết kế và xây dựng CTBCĐBT được thực 

hiện theo các tiêu chuẩn và công nghệ của Liên xô với sự hỗ trợ của các chuyên gia 

nước ngoài. Ngày nay chúng ta đã đủ khả năng để thiết kế và xây dựng các CTBCĐBT 

và đảm bảo các yêu cầu khắt khe về chất lượng theo các tiêu chuẩn của các nước Anh, 

Mỹ, Nauy .... và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấp chứng chỉ của các tổ chức cấp 

chứng chỉ quốc tế. 

- Trong tương lai do nhu cầu cần chiếm lĩnh, khai thác các vùng biển nước sâu 

chúng ta sẽ phải xây dựng các CTBCĐBT có quy mô lớn hơn tại các vùng biển như mỏ 

Rồng, mỏ Đại Hùng hoặc các vùng mỏ khác có độ sâu hơn 100m. 
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II. mục tiêu của đồ án. 
    * Tính toán thiết kế kết cấu chân đế công trình biển cố định bằng thép (CTBCĐBT) 
trong giai đoạn khai thác. 

*Bài toán tổng quan . 

 
Số liệu đầu vào 

 
 
 

 
MÔI trường 

- Khí tượng thuỷ hảI văn,mực 
n−íc,sãng … 

                              

 Công trình 
- Các chức năng yêu 

cầu 
 

 
 

Tác động của môI 
trường 

 
Số liệu địa chất

 Số liệu về công trình
 

 

 
 

Lựa chọn giảI pháp và kích thước công trình 
- Xây dựng – Vận chuyển - Đánh chìm – Vận hành – Tháo bỏ 

 
 

Thiết kế sơ bộ 
- Thực hiện một số tính sơ bộ 

về công trình 
 

 
Tính toán tảI trọng, nội lực và biến dạng. 

 
 

 
 

         Định giá 
 

 
 

 
 
 

      Kết thúc        
 

 
       Quyết định 
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1.Mục tiêu xây dựng công trình biển cố định . 

 -Công trình biển phục vụ thăm dò, khai thác, chứa đựng , vận chuyển tài nguyên ở 
ngoài biển. 

 -CTB giải quyết các nhu cầu về đi lại, ở ngoài biển nhằm mục tiêu khai thác tài 
nguyên biển. 

 -CTB giảI quyết các nhu cầu về ăn ở và sinh hoạt của con người. 

 -CTB phục vụ cho các dịch vụ trên biển như : du lịch, quốc phòng , dịch vụ đảm 
bảo hàng hải, cảng, trục vớt cứu hộ ... 

2. Mục tiêu của đồ án công trình biển cố định 1. 

-Đồ án nhằm mục đích tính toán thiết kế kết cấu chân đế công trình biển cố định 
bằng thép (CTBCĐBT) trong giai đoạn khai thác. Đây là công trình dàn nhẹ với các 
chức năng khai thác, vận chuyển sản phẩm của giếng bằng hệ thống đường ống dẫn 
sang dàn công nghệ trung tâm, dẫn nước ép vỉa và chức năng quản lý đầu giếng.  Được 
xây dựng trong điều kiện thềm lục địa Nam Việt Nam. 

-Đồ án nhằm mục đích làm cho sinh viên nắm được các bước tinh toán, thiết kế  
công trình biển cố định bằng thép. 

- Giúp sinh viên làm quen với viêc đồ án theo nhóm. 

- Đồ án cũng cho chúng em nắm được một số phương pháp thi công,hạ thủy, đánh 
chìm khối chân đế trên bờ cũng như ngoài khơi… 

III. các số liệu đầu vào. 
 

-Nhóm 10 làm đề số III A 1. 
1. Đặc điểm công trình. 

Bảng 1 : Đặc điểm công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

Số liệu 
thượng tầng 

Chức năng 
thượng tầng 

Phương án 
kết 

cấu chân đế

Phương án kết 
cấu chân đế 

A Dạng kết cấu truyền 
thống I Trạm khí tượng hảI văn

B Dạng kết cấu mới 

A Dạng kết cấu truyền 
thống II Dàn đỡ đầu giếng 

B Dạng kết cấu mới 

A 
Dạng kết cấu 
truyền thống III Dàn nhẹ 

B Dạng kết cấu mới 
IV Dàn MSP C Tự chọn 
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Bảng 2 : Số liệu khí tượng hải văn tại vị trí xây dựng công trình 

 
Các thông số đề bài 1 2 3 

Biến động triều lớn nhất d1(m) 2.0 2.1 2.2 

Nước dâng tương ứng với bão thiết kê d2(m) 1.3 1.5 1.2 
Độ sâu nước d0(m) 34 56 75 

-Dàn nhẹ dạng kết cấu truyền thống . 

 -Độ sâu nước tại vị trí xây dựng công trình là 34 m. 

 -Dàn được thiết kế với 4 đầu giếng khoan. 

a. Cấu tạo của công trình. 

Một công trình biển cố định bằng thép nói chung được cấu tạo từ các bộ phận 

chính sau: Phần thượng tầng, Sàn chịu lực, Khung đỡ,Chân đế, Móng và các bộ phận 

phụ khác phục vụ cho nhiệm vụ hoạt động của công trình như Giá cập tầu, Sàn công 

tác, Cầu thang, Hệ thống cứu hộ, Hệ thống đỡ ống khoan ...  

* Khối thượng tầng. 

-Khối thượng tầng là phần bên trên của công trình được đỡ trực tiếp bởi sàn chịu 

lực hoặc khung đỡ. Khối thượng tầng chứa các Blocks công nghệ, các khối nhà ở, nhà 

kho, sàn công tác, máy móc thiết bị phục vụ các hoạt động của công trình.Trong phạm 

vi đồ án là thượng tầng dàn nhẹ với các chức năng khai thác, vận chuyển sản phẩm của 

giếng bằng hệ thống đương ống dẫn sang dàn công nghệ trung tâm, dẫn nước ép vỉa và 

chức năng quản ly đàu giếng. 

-Phần thượng tầng có kích thước: LÌBÌH = 20 × 18 × 4 (m) 

-Tổng tải trọng phần thượng tầng 2090T bao gồm: 

+ Tải trọng block thượng tầng: 1600T 

+ Tải trọng thiết bị, máy bơm, cần cẩu và xuồng cứu sinh: 350T 

+ Hoạt tải thương tầng: 

- Hoạt tải sàn chính: 35T. 

- Hoạt tái sân bay: 35T. 

- Tải trọng do trực thăng hạ cánh: 70T. 

 

* Sàn chịu lực, kết cấu khung đỡ. 

-Sàn chịu lực hay kết cấu khung đỡ là bộ phận trung gian giữa chân đế và phần 

thượng tầng. Làm nhiệm vụ truyền tải trọng từ khối thượng tầng xuống chân đế. Sàn 
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chịu lực thường được cấu tạo từ các dầm thép hình tổ hợp. Khung nối  được cấu tạo từ 

thép ống tròn giống như chân đế, được chế tạo rời và được lắp đặt sau khi đã lắp đặt 

chân đế. 

* Chân đế. 

-Chân đế có thể coi là bộ phận phần thân của công trình, gồm có các ống chính 

và các ống nhánh. Cấu tạo của phần chân đế không những phụ thuộc vào yêu cầu 

công nghệ, độ sâu nước mà còn phụ thuộc nhiều vào biện pháp thi công, đặc biệt là 

quá trình vận chuyển chân đế từ bờ ra vị trí xây dựng và lắp đặt CTngoài khơi.  

* Kết cấu móng 

-Đối với các công trình biển cố định bằng thép thuần tuý thì giải pháp móng thông 

thường là giải pháp móng cọc. Có thể có một cọc (Cọc chính) hoặc một chùm cọc ( Cọc 

váy ) cho một cột của chân đế hoặc kết hợp cả hai giải pháp trên. Việc chọn giải pháp 

cọc phụ thuộc vào khả năng chịu tải của nền đất, tải trọng tác dụng lên chân đế và giải 

pháp thi công công trình có thể đáp ứng được. 

-Trong nhiều trường hợp có thể dùng giải pháp móng nông ( Móng trọng lực), 

công trình dùng móng nông được gọi là bán trọng lực. 

-Trong đố án với số liệu địa chất như trên ta chọn giải pháp móng cọc(4 cọc). 

* Các bộ phận phụ trợ 

Ngoài các bộ phận chính đã nêu ở trên, trong chân đế còn có nhiều bộ phận phụ 

trợ khác như giá cập tầu, phễu dẫn hướng, hệ thống cầu thang, hệ thống đường ống 

bơm trám xi măng . . . . 

b. Mô tả chức năng của dàn nhẹ. 

 -Dàn nhẹ có các chức năng khai thác , vận chuyển sản phẩm của giếng bằng hệ 
thống đường ống dẫn sang dàn công nghệ trung tâm, dẫn nước ép vỉa và chức năng 
quản lý đầu giếng. 

 -Ngoài ra dàn nhẹ còn có chức năng như: nhà ở, trạm khí tượng hải văn, phục vụ 
các mục đích quốc phòng… 

 

2. Số liệu khí tượng hải văn: 
a. Số liệu về sóng: 
     

Chu kỳ lặp Hướng N NE E SE S SW W NW 

100 Năm H,m 10.8 16.4 9.9 6.2 8.6 13.1 9.3 7.4 
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 T,s 10.3 14.3 11.6 10.8 12.4 12.5 12.0 12.3 

50Năm H,m 9.7 15.6 9.2 5.6 8.0 12.4 8.8 6.9 

 T,s 10.0 14.1 11.5 10.5 12.1 12.4 11.9 11.7 

25 Năm H,m 8.8 14.7 8.7 5.2 7.7 11.1 8.5 6.5 

 T,s 9.9 14.3 11.4 10.2 11.8 12.4 11.8 11.7 

5 Năm H,m 5.6 13.7 6.8 3.8 6.2 9.7 7.1 4.8 

 T,s 9.4 13.9 11.0 9.4 9.4 10.6 12.1 11.6 

11.0 H,m 2.6 11.8 4.8 2.4 4.6 7.3 5.8 3.0 

 T,s 9.1 13.3 10.5 9.1 9.2 11.7 11.3 9.9 

 

b. Số liệu về gió: 
Bảng 3 : Bảng số liệu vân tốc gió 

Chu kỳ lặp - năm N NE E SE S SW W NW 

Vân tốc gió trung bình trong 2 phút 

100 38.4 49.3 0.0 20.8 2.0 35.7 34.2 33.5 

50 36.2 45.0 9.1 19.2 1.4 33.4 32.7 31.8 

25 34.2 40.6 7.4 18.2 0.4 31.5 30.4 29.2 

10 30.6 37.5 6.3 16.8 9.2 28.2 27.5 26.5 

5 28.5 34.6 5.2 15.5 8.4 26.2 25.2 21.3 

1 23.0 26.0 2.0 12.7 6.0 21.0 20.0 18 

Vân tốc gió trung bình trong 1 phút 

100 39.7 50.9 1.0 21.4 2.7 36.9 35.3 34.6 

50 37.4 46.5 0.1 19.8 22.1 34.5 33.8 32.8 

25 35.3 41.9 28.3 18.8 21.1 32.5 31.4 30.2 

10 31.6 38.7 27.2 17.4 19.8 29.1 28.4 27.4 

5 29.4 35.7 26.0 16.0 19.0 27.1 26.0 22.0 

1 23.8 26.9 22.7 13.1 16.5 21.0 20.7 18.6 

Vân tốc gió trung bình trong 3 giây 

100 44.7 57.4 4.9 24.2 5.6 41.6 39.8 39.0 

50 42.1 52.4 33.9 22.3 24.9 38.9 38.1 37.0 
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25 39.8 47.3 31.9 21.2 23.7 36.7 35.4 34.0 

10 35.6 43.7 30.6 19.6 22.4 32.8 32.0 30.8 

5 33.2 40.3 29.3 18.0 21.4 30.5 29.3 24.8 

1 26.8 30.3 25.6 14.8 18.6 24.2 23.3 21.0 

 

-Vận tốc gió trung bình đo trong 3 giây với chu kỳ lặp 100 năm đo ở độ cao 10 m 
so với mực nước chuẩn sử dụng trong thiết kế như sau: 

 

        N-E
V= 57.4 m/s

    E:H
V= 4.9 m/s

       S-W
V= 41.6 m/s

    N-W
V= 39 m/s

         W
V= 39.8 m/s

      S:H
V= 5.6 m/s

        S-E
V= 24.2 m/s

       N:
V= 44.7 m/s

Hình1: Hoa gió. 

 

-Trong thiết kế đồ án, ta sử dụng số liệu của 2 hướng gió chủ đạo tương ứng với 2 
hướng sóng là hướng Đông Bắc và hướng Bắc. 

 

 

Hướng Đông Bắc Bắc 

V (m/s) 57.4 44.7 

 
c. Số liệu về dòng chảy: 
  Bảng 5 : Vận tốc dòng chảy mặt lớn nhất tương ứng với hướng sóng 

 
Hướng sóng 

Các thông số 
N NE E SE S SW W NW 



  Viện xây dựng Công Trình Biển 

 Đồ án cố định nhóm 1o http://www.ebook.edu.vn  

                            

 

Vận tốc(m/s) 93 137 100 173 224 181 178 121 

H−¬ng(®é) 240 242 277 41 68 79 78 134 

 
Bảng 6 : Vận tốc dòng chảy đáy lớn nhất tương ứng với hướng sóng 

 

Hướng sóng 
Các thông số 

N NE E SE S SW W NW 

Vận tốc(m/s) 68 119 90 109 182 137 119 97 

H−¬ng(®é) 2 300 60 295 329 53 329 197 

 - Vận tốc dòng chảy mặt lớn nhất và vận tốc dòng chảy đáy lớn nhất, xét chu kỳ 
lặp 100 năm tương ứng với 2 hướng sóng  là hướng Đông Bắc và hướng Bắc. 
 

Vận tốc dòng chảy mặt lớn nhất Vận tốc dòng chảy đáy lớn nhất

Hướng sóng  Hướng sóng 

 
 

Các thông số 

N NE N NE 

Vận tốc (cm/s) 93 137 68 119 

Hướng (độ) 240 242 2 300 

 

d. Số liệu về độ sâu nước, thuỷ triều và nước dâng: 

Bảng 2 : Số liệu khí tượng hải văn tại vị trí xây dựng công trình 

 

 

Các thông số đề bài 1 2 3 

Biến động triều lớn nhất d1(m) 2.0 2.1 2.2 

Nước dâng tương ứng với bão thiết kế d2(m) 1.3 1.5 1.2 
Độ sâu nước d0(m) 34 56 75 

 
+Độ sâu mực nước biển tại vị trí xây dựng công trình: d0 = 34 (m) 

+ Biến động triều triều lớn nhất: d1 = 2,0 (m). 

+ Nước dâng tương ứng với bão thiết kế : d2=1.3 (m) 

e. Số liệu hà bám. 

 

Phạm vi hà bám tính từ mực nước trung bình trở xuống 
Chiều dày hà bám 
         (mm) 
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                Từ mực nước trung bình 0m đến -4m.          80 mm 
                            Từ -4m đến -8 m.          87 mm 
                            Từ -8m đến -10 m.         100 mm 
                            Từ -10m đến đáy biển.         70 mm 

 

3. Số liệu về địa chất công trình: 
 

Tên lớp đất  
Stt Các thông số đề bài 

Lớp đất 1 Lớp đất 2 Lớp đất 3 
1 Mô tả lớp đất á cát dẻo mềm á cát dẻo chặt sét nửa cứng
2 Độ sâu đáy lớp đất (Tính từ 

đáy biển trở xuống), m 3 25 vô hạn. 

3 Độ ẩm W, %. 27.3 22.6 24.4 
4 Giới hạn chảy LL 32.2 31.7 41.9 
5 Giới hạn dẻo PL 17.6 18.6 21.2 
6 Chỉ số chảy LI 14.6 13.1 20.7 
7 Độ sệt PI 0.66 0.31 0.15 
8 Trọng lượng γ, (g/cm3). 2.0 2.03 2.01 
9  Tỷ trọng, (g/cm3). 2.75 2.74 2.78 
10 Hệ số rỗng e 0.75 0.65 0.72 
11 Lực dính c,  KN/m2 43 51 67 
12 Cường độ kháng nén không 

thoát nước cu , KN/m2. 25 75 150 

13 Góc ma sát trong ψ, độ 14 22 25 

 

4. Số liệu công nghệ và vật liệu. 

 
 *Số liệu thép ống : Tiết diện ống,cường độ được lấy theo tiêu chuẩn API5L 
 + Vật liệu thép 

Loại thép :A3  
Đặc trưng cơ lý của vật liệu thép : 
Khối lượng riêng   γt    =  7.85 T/m3 

Cường độ chảy     Fy = 3450 kG/cm2    Với D>520mm. 

                                 = 2150 kG/cm2      Với D<520mm. 

Cường độ tính toán            R = 2700 kG/cm2 

Cường độ chịu cắt              Rc = 1550 kG/cm2 

Cường độ chịu ép mặt        Rem =  1350 kG/cm2 

Mô đun đàn hồi E =  2.1*106  kG/cm2 

 
     +Liên kết hàn : 

Que hàn loại :   N-42. 
Cường độ chịu nén hàn đối đầu       Rhn =  2100 kG/cm2 

Cường độ chịu kéo hàn đối đầu       Rhk  =  2100 kG/cm2 

Cường độ chịu cắt hàn đối đầu        Rhc =  1800 kG/cm2 

Cường độ tính toán đường hàn góc Rhg  =  2100 kG/cm2 
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    +Liên kết bu lông : 

Loại thép làm bu lông :  40X 
Cường độ chịu kéo của bu lông        Rbk    = 3200 kG/cm2 

Cường độ chịu cắt của bu lông         Rbc  =  4000 kG/cm2 

Cường độ chịu ép mặt của bu lông   Rbem = 4400 kG/cm2 
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CHƯƠNG 2 : Xây Dựng và lựa chọn phương án 
 

Chọn một sơ đồ trong 100 sơ đồ trong bảng thống kê do giảng viên cung cấp 
 

N  n            1 
 

 
                                

A. Quy trình xây dựng và lựa chọn phương án 
 
I. Các bước lựa chọn Phương án. (Gồm 4 nội dung chính) 
         
 + Nội dung 1 :  - Phân tích số liệu đàu vào  
                                + Bản đồ địa hình, địa mạo. 
          + Vị trí xây đưng công trình 

       + Số liệu khí tương thủy văn(sang ,gió,thủy triều….) 
        +  Số liệu địa chất công trình 
        + Số liệu về công nghệ 

 + Nội dung 2 :  + Phân tích phương án thi công trên bờ 
          + Phân tích phương án thi công hạ thuỷ 
                                 + Phân tích phương án vận chuyển, đánh chìm. 
                                 + Phân tích phương án hạ thuỷ  nếu có. 
         + Nội dung 3 :  + Tính toán dao động riêng 
           + Tính toán tổng tảI trọng lớn nhất.(tính chuyển vị ngang lớn nhất) 
         + Nội dung 4 : Kiểm tra kết cấu chính. 

• Chi tiết các nội dung.                            
*. Nội dung 1: Phân tích và Tính toán số liệu đầu vào. 

a. Phân tích số liệu đầu vào cho CT. 
-Theo yêu cầu thiết kế ban đầu : loại công trình ( ở đây là dàn nhẹ đỡ đầu 

giếng),mục đích sử dụng công trình. 
-Theo các tiêu chuẩn thiết kế các công trình biển. 
-Dựa vào khả năng cung ứng trang thiết bị vật tư,khả năng thi công.. 
-Dựa vào số liệu đầu vào của công trình(kích thước thượng tầng ) , số liệu môi 

trường( sóng, gió.). 
-Dựa vào quy hoạch vùng, phát triển vùng của nhà nước. 
-Từ các số liệu và các yêu cầu thiết kế,ta đưa ra các phương án kết cấu đẻ đưa 

vào mô hình tính toán và thử nghiệm,từ đó chọn ra được phương án kết cấu tối ưu,     
hợp lý nhất, kinh tế nhất,tiết kiệm và dễ dàng cho thi công và xây dựng,bằng cách so 
sánh giữa các phương án đã chọn. 
b. Phân tích lựa chọn các yếu tố môi trường để thiết kế: 
* Xác định các mực nước tính toán: 
      + Mực nước triều cao:  MNTC =  do + d1       =  34+2       = 36       (m). 
      + Mực nước cao nhất:  MNCN = do +d1+ d2 = 34+2+1.3 = 37.3   (m). 
      + Mực nước trung bình:  MNTB = do +d1/2      = 34 +2/2     = 35      (m). 
      +Mực nước tính toán:  MNTT = MNCN         = 37.3 (m). 
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* Chọn 2 hướng sóng tác động lên công trình: 
      -Đã chọn phần trên: 
 + Hướng 1: NE.( Hướng chính) 
 + Hướng 2: N. 
  

Hướng Hmax( m) T ( s) 

Đông Bắc 16.4 14.3 

Bắc 10.8 10.3 

 
 
c. Xây dựng phương án thiết kế kết cấu chân đế: 
  
* Xác định các kích thước cơ bản: 
+> Xác định chiều cao công trình: 
     + Chiều cao công trình (Từ đáy biển đến vị trí sàn không cho phép ngập nước) được 
xác định sao cho mặt dưới của sàn công tác không bị ngập nước, có kể đến một khoảng 
cách an toàn Δ0 (Δ0 được gọi là độ tĩnh không của công trình). 

HCT =MNCN+ η. H + Δ0. 

+ Trong đó: 

 H = Hmax = H1 = 16,4 m. 
  η = 0,7. 

 Δ0 ≥ 1,5 m, ở đây lấy Δ0 = 1,72m. 

 
  =>  HCT = 37.3 + 0,7.16,4 + 1,72 = 50.5 m. 
+> Xác định cao trình Diafragm trên cùng, D1: 
    

                      HD1 = MNTC + Z1 = 37.3 + 1.2 = 38.5 m. 
                  -Z1: Khoảng cách đảm bảo thi công KSCL, Chọn Z1 = 1.2 m. 

+> Xác định chiều cao KCĐ: 
   HC§ = HD1 + Z2 = 38.5 + 1 = 39.5 m. 
          -Z2: Khoảng cách đảm bảo gia công nút KSCL vào KCĐ, Chọn Z2 = 1 m. 
 

+> Xác định chiều cao KSCL: 
   HSF = HCT - HC§ - Z3 = 50.5 – 39.5 - 1 =10,5 m. 
  +Z3: Khoảng cách từ điểm cắt cọc đến điểm trên cùng của KCĐ.                        
Chọn Z3 = 1 m. 
 

+> Xác định bề rộng đáy dưới KCĐ: 
               Ta có :        Bt = 10 m                
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       - chọn độ dốc ống chính nghiêng 1/10. 
           Bd = Bt + 2xHC§x1/10 
           Bd = 10 + 2x38.5x1/10 = 17.7 m. 
 

d. Sơ đồ bố trí các mặt ngang, cấu tạo mặt ngang: 
         - Bố trí các mặt ngang Diafragm: 
         -Việc bố trí các mặt ngang Diafragm trong khối chân đế phụ thuộc vào các thông 
số sau: 

+ Kích thước khối chân đế. 

+ Chủng loại thép ống được dùng để chế tạo KCĐ. 

+ Sơ đồ hình học để bố trí các thanh đứng và các thanh xiên. 

+ Tránh thiết kế các Diafragm gần đỉnh sóng, vùng có độ ăn mòn cao. 

+ Số Diafragm bố trí trong đồ án là 4: D1, D2, D3, D4. 

-Xác định cao trình của các diafragm phụ thuộc vào việc bố trí các thanh trong 
khối chân đế đảm bảo việc chế tạo các nút khối chân đế, các góc hợp bởi các thanh 
nằm trong khoảng 30 ÷ 600 để đảm bảo thao tác hàn, đánh sạch, mài nhẵn các mối hàn 
và các mép vát ống, thuận lợi cho việc sử dụng các thiết bị kiểm tra kỹ thuật bằng siêu 
âm cho các mối hàn liên kết tại nút (Xem chi tiết bản vẽ Cad A4). 

- Cấu tạo các mặt ngang Diafragm: 
 (Xem chi tiết bản vẽ Cad ). 

e. Sơ đồ bố trí các thanh xiên: 
* Sơ đồ bố trí các thanh xiên trong Panel: 

-Các Panel P1, P2, P3, P4 và các thanh xiên trong đó được bố trí nghiêng để tăng 
độ cứng chịu lực cho công trình. Góc nghiêng của các Panel (P1, P2, P3, P4) phụ thuộc 
vào góc nghiêng của ống chính, theo khả năng thi công đóng cọc. Về nguyên tắc, độ 
nghiêng của các Panel lớn thì công trình sẽ đứng vững hơn(chịu tải ngang tốt hơn, 
nhưng chị tải đứng kém đi. Tuy nhiên  nếu góc nghiêng lớn thì thiết bị đóng cọc sẽ 
không hoạt động được và đoạn cọc trên đỉnh chân đế nghiêng quá sẽ ảnh hưởng đến sự 
ổn định đầu cọc. Trong quá trình đóng cọc tạo ra ma sát lớn giữa cọc và ống chính. 

-Độ nghiêng của các Panel dựa vào độ nghiêng ống chính so với phương thẳng 
đứng lấy trong khoảng 1/8 đến 1/12. 

-Trong đồ án này, chọn độ nghiêng của các ống chính  so với phương thẳng đứng 
đều là 1/10. (Xem chi tiết bản vẽ Cad ).  
 
* Sơ đồ bố trí các thanh xiên trong Diafragm: 
      Các thanh xiên trong Diafragm được bố trí  như hình vẽ, nhằm tăng khả năng chịu 
lực và ổn định (Xem chi tiết bản vẽ Cad A4). 
 
f. Xác định sơ bộ kích thước các thanh ống:   
        -Dựa trên điều kiện về độ mảnh của các thanh: 
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-Việc chọn các thanh phải đảm bảo giữ gìn được ổn định cục bộ và ổn định tổng 

thể dưới điều kiện môi trường khai thác và điều kiện môi trường cực trị. Đối với các phần 
tử kết cấu dạng ống, chọn theo độ mảnh cho phép. 

-Độ mảnh λ được dùng theo công thức sau: 

   λ = k.l/r 

+ Trong đó: 

k - hệ số quy đổi chiều dài: k ≤ 1. 

l - chiều dài của phần tử, được xác định bằng khoảng cách giữa hai tâm nút. 

r - bán kính quán tính tiết diện phần tử. 

-Hệ số quy đổi chiều dài k được xác định như trong bảng sau: 

Loại phần tử Hệ số k 

 Thanh ống chính 1.0 

Thanh gi»ng,thanh ngang 0.8 

Thanh chéo chính 0.8 

-Theo một số tài liệu về tính toán KCT và trong phạm vi Đ.A lấy độ mảnh cho phép 
của các thanh λ0 được xác định như sau: 

Loại ống λ0 

ống đứng 110 

Thanh xiên 88 

Thanh ngang ,thanh giằng 88 

-Chọn sơ bộ tiết diện các thanh như sau : 

 + Thanh ống chính: 965 x 20.6 (mm). 

 + Thanh ống giằng chéo trong các Panel và thanh trong D3,D4: 711 x 17.5 (mm). 

    + Các thanh trong D1, D2: 610 x 15,9 (mm). 

* Từ đó chọn sơ bộ tiết diện cọc trog ống chính: 813x20.6 (mm) 
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*Kiểm tra độ mảnh các thanh PA 1 . 

Thứ tự Tên Lmax (m) D (m) t (m) D/t λ 

1 OCHINH 15.080 0.965 0.0206 46.84 45.15 

2 OCHEO 21.260 0.711 0.0175 40.63 69.34 

3 ONGANG 16.000 0.610 0.0159 38.36 60.92 

4 OXDAP 16.056 0.610 0.0159 38.36 61.13 

5 ONDAP 13.921 0.610 0.0159 38.36 53.00 

6 ODK SCL 13.000 0.813 0.0206 39.47 46.39 

7 ONKSCL 15.264 0.610 0.0175 34.86 58.27 

8 OXKSCL 14.603 0.610 0.0175 34.86 55.74 

9 COC 15.080 0.813 0.0216 37.64 53.88 

 

*Kiểm tra độ mảnh các thanh PA 2. 

Thứ tự  Ten Lmax(m) D (m) t (m) D/t λ 
1 OCHINH 15.075 0.8640 0.0191 45.2356 50.452892 

2 OCHEO 20.029 0.6100 0.0159 38.3648 76.256912 

3 ONGANG 16.900 0.5590 0.0143 39.0909 70.180216 

4 OXDAP 13.383 0.5590 0.0143 39.0909 55.575256 

5 ONDAP 8.950 0.5590 0.0143 39.0909 37.166446 

6 ODK SCL 9.000 0.8640 0.0206 41.9417 30.17341 

7 ONKSCL 12.000 0.5590 0.0159 35.1572 49.974722 

8 OXKSCL 10.296 0.5590 0.0159 35.1572 42.878311 

9 COC 15.075 0.7620 0.0206 36.9903 57.488656 

 

-Kết quả kiểm tra dộ mảnh các thanh được cho trong phần phụ lục 

g.Xây dựng phương án kết cấu cho KSCL:  
 -Khung sàn chịu lực là phần kết cấu nối và truyền tải trọng từ thượng tầng xuống 
KCCĐ. Các thanh trong mặt đứng được bố trí theo kiểu chữ K, các thanh trong mặt 
ngang được bố trí như các thanh trong Diafragm.(Xem chi tiết bản vẽ Cad A4).   
 

 
*. Nội dung 2 : Các phương án thi công dự kiến. 
 
a. Phương án thi công trên bờ 
 

• Phương án thi công chế tạo nút. 
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-Thi công KCĐ bằng phương pháp chế tạo nút là phương pháp chế tạo sẵn  các 

nút của khối chân đế trong nhà máy và công xưởng, sau khi chế tạo xong   các nút của 
KCĐ trong công xưởng người ta tiến hành vận chuyển ra ngoài công trường bằng các 
xe nâng hoặc cẩu loại nhỏ. 
 -Các nút này được đặt lên trên hệ thống các gối đỡ đã được thiết kế và lắp sẵn 
ngoài công trường. 
 -Sau khi đã cố định các nút người ta tiến hành chế tạo , lắp đặt các thanh còn lại 
vào các nút theo bản thiết kế và hàn cố định các thanh vào các nút. 
 -Sau khi kiểm ần mối hàn và các kích thước chung ta tiến hanh lắp cac thiết bị phụ 
trợ còn lại của khôi chân đế như các hệ thống sàn chống lún ,các ống dẫn hướng. 
 -Biện pháp thi công chế tạo  KCĐ  bằng phương pháp chế tạo nút có các ưu 
nhược điểm sau đây: 
 
*Ưu điểm: 

 -Dễ  dàng kiểm tra được của các mối hàn. 
 -Các kết cấu đươc chia nhỏ lên dễ dàng sử dụng các thíêt bị nâng,các loại cẩu 
nhỏ phục vụ cho quá trình thi công khối chân đề. 

 -Kiểm tra dễ dàng các hệ thông kích thước của các cấu kiện theo thiết kế. 
 
*Nhược điểm: 
 -Số lượng các mối hàn tăng ,các khối lượng công việc ngoài công trường ,do vậy 
mà các chi về phí kiểm tra,kiểm soát mối hàn cũng rất khó khăn,tốn rất nhiều thời gian 
và nhân lực. 
 

-Tăng các hệ thống dàn giáo trên cao và công tác an toàn hơn,làm tăng chi phí 
công trình và kéo dài thời gian thi công. 
 

• Phương án thi công úp mái. 
 -Thi công KCĐ theo phương pháp úp mái là phương pháp chế tạo sẵn hai Panel 
dưới đất,một Panel được chế tạo ngay trên đường trượt,Panel còn lại được chế tao 
ngay bên đường trượt,sau khi thicông xong Panel trên dduwowngf trượt người ta tiền 
hành lắp dựng các thanh xiên không gian của hai Panel bên. 

-Sau đò người ta tiền hành lắp đặt các mặt ngang. 
-Sau cùng người ta dùng cẩu nhấc Panel còn lại lên rồi úp xuống rồi tiến hành 

hàn cố định Panel đó với các thanh ngang, thanh xiên và các mặt ngang.  
-Tiếp theo người ta lắp đặt các kết cấu phụ của khối chân đế như sàn chống 

lún,các anốt hy sinh, các ống dẫn hướng… 
 -Phương pháp này có các ưu nhược điểm sau: 
 
* Ưu điểm: 
 -Tận dụng và tiết kiệm được diện tích chế tạo,tân dụng tối đa không gian thi công.
  
 
*Nhược điểm : 
 -Phải thi công ở trên cao ,khó kiêm tra mức độ  an toàn . 
 -Dùng cẩu cỡ lớn ,tiến độ chậm,thời gian thi công dài,tốn nhân công hiệu    quả 
kinh tế không cao. 
 

• Phương án thi công quay lật PANEL 
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 Thi công chế tạo KCĐ theo phươngpháp quay lật Panel là thi công chế tạo trước 
hai Panel A & Panel B ở trên hệ thống gối đỡ đã được thiết kế sẵn. 
Sau khi chế tạo xong hai Panel A & Panel B thì tiến hành quay lật Panel A đưa Panel A 
về vị trí thẳng đứng rồi tiến hành lắp dựng các mặt ngang .Sau khi lắp dựng xong các 
mặt ngang thì tiến hành hành quay lật Panel B và tiến hành hàn liên kết Panel B. 
 Cuối cùng người ta tiến hành lắp dựng các thanh không gian của Panel 1 & Panel 
2, sau khi lắp ráp xong các thanh không gian thì tiến hành lắp ráp các bộ phận phụ 
khác của KCĐ như sán chống lún ,các anốt, các ống dẫn hướng… 
Thi công KCĐ bằng phương pháp quay lật Panel có các ưu nhược điểm sau đây: 
 
*Ưu điểm: 

-Thi công chế tạo KCĐ bằng phương pháp quay lật Panel có rất nhiều các ưu 
điểm. 

-Tất cả các cấu kiện của KCĐ được chế tạo dưới thấp , do vậy ta có thể sử dụng 
các trạm hàn tự động ngoài công trường để hàn , các công tác cắt ống và chế tạo ống 
hoàn toàn được chế tạo tại các công trường và có thể tiến hành chế tạo nhiều cấu kiện 
cùng một lúc , ví dụ như trong khi tổ hợp hai Panel A thì ta có thế tiến hành chế tạo các 
mặt D và chế tạo các thanh không gian  cho Panel 1& Panel 2…, do vậy  ta có thế đẩy 
nhanh tiến độ thi công , đồng thời có thể tận dụng tối đa các thiệt bị máy móc và nhân 
lực sẵn có một cách hiệu quả nhất. 

-Hệ thống dàn giáo phục vụ thi công cũng hạn chế công tác kiểm tra 
kích thước và kiểm tra chất lượng các mối hàn được kiểm soát rất tốt. 

-Phương pháp thi công này co thể áp dụng được với tát cả các loại công trình 
lón nhỏ khác nhau. 

-Phưong pháp thi công này mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 
-Từ các ưu nhược điểm của các phương pháp thi công KCĐ đã phân tích ở trên  

thì ta nhận thấy rằng KCĐ dàn RUBY-B thi công theo phương pháp quay lật Panel sẽ 
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất ,thời gian thi công nhanh. 

 
b. Phương án thi công hạ thuỷ. 
 

• Thi công hạ thủy bằng phương pháp kéo trượt. 
 -Việc hạ thủy KCĐ chỉ thực hiện vào những  thời gian nhất định ,đảm bảo các yêu 
cầu về thời tiết và thủy triều .thường diễn ra từ tháng 4-12. 
 
*Giai đoạn 1 : 
 -Đưa KCĐ ra mép cảng tiến hành dằn nước vào vào Ponton1 ,lai dắt Ponton1 vào 
vị trí nhận tải và tiến hành liên kết Ponton với khối chân đế  
*Giai đoạn 2 : 
 -Kiểm tra liên kết giữa KCĐ và Ponton1 .Kéo Ponton 1 ra khỏi vị trí mép 
cảng ,luồn Ponton2 vào vị trí liên kết  
 -Bơm nước ra khỏi Ponton2 ,đưa Pontpn2 vào vị trí nhận tải.Liên kết Ponton2 vào 
KCĐ . 
 
*Giai đoạn 3 : 
 -Cắt cần đẩy ,đưa cả hệ Ponton và cả hệ chân đế neo tại mép cảng chờ thời điểm 
thuận lợi để đưa đến vị trí xây dựng. 
 
*Các ưu nhược điểm . 
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*Ưu điểm. 
 -Không dùng đến cần cẩu nổi chỉ cần hệ thống tời kéo bằng sức kéo của các cẩu 
DEMAGCC4000 và DEMAGCC2000. 
 
*Nhược điểm. 
 -Phải thiết kế và chế tạo hệ thống cần gạt và tời kéo rất phức tạp . 
 -Sử dụng các loại cáp đắt tiền và hệ thống máng trượt ,tốn thời gian. 
 

• Thi công hạ thủy bằng phương pháp cẩu nâng . 
  -Áp dụng với các khối chân đế có khối lượng nhỏ hơn 1200 tấn  
 -Tiến hành chế tạo khối chân đế ở mép cảng ,dùng cẩu xoay KCĐ vuông góc với 
mép cảng. 
 -Đưa đuôi của tàu Hoàng Sa vào sát mép cảng và tiến hành cẩu KCĐ . 
 
*Các ưu nhược điểm . 
 
*Ưu điểm. 
 -Thực hiện đơn giản ,thuận lợi ,ít thời gian . 
 -Tiết kiệm nhân lực,tận dụng các thiết bị sẵn có . 
 -Hệ thông bơm dằn nước vào xà lan được kiểm soát một cách đơn giản. 
 
*Nhược điểm. 
 -Chỉ hạ thủy được các KCĐ có khối lượng nhỏ . 
 -Khi thuê cần cẩu của nước ngoài thì tốn kém và không kinh tế. 
 

• Thi công hạ thủy bằng phương pháp xe Trailer. 
 -KCĐ được chế tạo và hoàn thành trên 2 dầm đỡ ở bãi lắp ráp. 

-Luồn xe trailer vao các vị trí gối đỡ bằng cách hạ thấp chiều cao xe. 
-Nâng  chiều cao xe bằng hệ thống kích thủy lực và tiến hành di chuyển xe ra 

mép cảng theo hướng đã thiết kế. 
-Di chuyển xe từ mép cảng xuống xà lan ,hạ thấp xe để đưa KCĐ vào các gối 

liên kết.Tiến hành neo giữ KCĐ và chờ thời điểm thuận lợi di chuyển đến nơi xây dựng. 
 
 

*Các ưu nhược điểm . 
*Ưu điểm. 
 -Áp dụng cho bất kỳ khối chân đế nào. 
 -Quá trình hạ thủy đơn giản và diễn ra trong thời gian ngắn. 
 
*Nhược điểm. 
 -Kiểm soát sự cân bằng khó, hệ thống bơm giằng nước phải tính toán và thiêt kế 
và tính toán chính xác,xe phải đi thuê. 
  
c. Phương án thi công đánh chìm KCCĐ. 
 

• Phương án đánh chìm KCĐ từ Ponton không dung cần cẩu nổi. 
-Giai đoạn 1 : giải phong các liên kết giữa KCĐ và các Ponton dưới. 
-Giai đoạn 2 : dùng tàu giật liên kết hình nêm. 
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-Giai đoạn 3 : Ponton dưới sẽ bị đẩy nghiêng trên mặt nghiêng,Ponton dươi sẽ 

tự bắn ra khỏi hệ kết cấu. 
-Giai đoạn 4 : hệ KCĐ tự xoay veef phương thẳng đứng. Vị trí của Ponton trên 

được xác định sao cho hệ Ponton trên và KCĐ nổi đưng cách đáy biển khoảng 2,5-3 m. 
-Giai đoạn 5 : dùng cẩu hoặc táu kéo  đưa cả hệ Ponton trên và khối chân đế 

đến chính xác vị trị xây dựng. 
-Giai đoạn 6 : dằn nước vào Ponton để cho hệ kết cấu chìm xuống và tiếp xúc 

với đáy biển,tiếp tục dằn nước vào Ponton để thắng được liên kết mang cá giữa 
Ponton và KCĐ để Ponton trên tự giải phóng ra khỏi liên kết. 

-Áp dụng cho những khối chân đế có khối lượng lớn ,nhưng nó có nhược điểm 
là rất khó tháo Ponton tren ra khỏi chân đế,thời gian thi công lớn. 

 
• Phương án đánh chìm KCĐ bằng cẩu nổi. 

 -Giai đoạn 1 : giải phóng các liên kết giữa khối chân đế và  xà lan mặt boong cho 
móc cáp của tàu cẩu vào các vị trí theo sơ đồ dã tính sẵn. 
 -Giai đoạn 2 : không cần thiết phải dằn nước vào xà lan trong quá trình nhấc KCĐ. 
 -Giai đoạn 3 : quay chân đế ttheo phương thẳng đứng bằng dây cáp ở đỉnh 
KCDDvaf nới cáp liên kết với KCĐ. 
 -Giai đoạn 4 : định vị KCĐ chính xác tại vị trí xây dựng công trình. 
 
 -Ưu điểm của phương pháp này thời gian thi công nhanh,sự cố chân đế giảm và 
rất an toàn. 
 -Không thi công các khối chân đế có khối lượng lớn hơn 1200 tấn. 
 
d. Phương án thi công được lựa chọn. 
 
 -Qua các phân tích ở trên ta quyết định lựa chọn phương án thi cong khối chân đế 
dàn nhẹ là : 
 -Thi công chế tao trên bờ bằng phương pháp quay lật Panel,thi công hạ thủy 
xuống xà lan mặt boong bằng xe Trailer ,thi công đánh chìm từ xà lan mặt boong bằng 
cẩu nổi Hoàng Sa . 
 -Phương án đã chọn ở trên là phương án mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất 

 
*. Nội dung 3 : Tính toán DĐR. 

 

- Việc tính dao động riêng của công trình nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng 
động của tải trọng động do môi trường tác dụng lên công trình. 

-PT tổng quát tính dao đông riêng. 

                                 ( ) ( ) ( )( ) t t tt CU KU FMU + + =&&&
 

 + Trong đó :    M: Là ma trận các thành phần khối lượng. 

                                C: Ma trận cản nhớt  

                                K: Ma trận độ cứng của hệ. 
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                             U(t): Véc tơ chuyển vị nút và véc tơ tải trọng tác dụng tại nút   

                             F(t): Véc tơ tải trọng tác dụng tại nút của kết cấu. 

 

• Phân tích kết cấu như sau. 

            - Kết cấu chân đế là kết cấu hệ khung không gian, để tính DĐR ta xác định ma 
trận độ cứng bằng vẽ sơ KC (Dùng phần mÒn SAP hỗ trợ). 

           - Sau đó mô tả được ma trân khối lượng bằng cách xác định các khối lượng tác 
động lên công trình rồi quy các khối lượng về nút (Dùng phần mÒn SAP va excel hỗ trợ)      

- Liên kết giữa hệ kết cấu bên trên và nền đất được coi là ngàm giả định. Do đất 
không phải là tuyệt đối cứng, vị trí được coi là độ sâu ngàm giả định (Δ0 ) .  

-Trong đồ án ta chọn theo tài liệu của phương Tây, ta có: 

          Δ0  = (4 - 6).D         -  Trường hợp đất sét 

          Δ0  = (7 - 8,5).D     -  Trường hợp đất phù sa 

          Δ0  = 6.D          -  Trường hợp đất tại nơi xây dựng chưa xác định cụ thể. 

-D là đường kính ngoài của cọc chọn  : D = 813 ( mm) 

Δ0  =6 x 0,813 = 4,878 ( m ) .Ta lấy Δ0 = 5  (m) 

- Khi tính toán  khai báo trong SAP ta phải quy đổi ống chính,  cọc thành loại ống 
tương đương có diện tích tương đương Atđ và modun đàn hồi tương đương Etđ , thoả mãn 
được sự làm việc đồng thời của cọc và ống chính, sao cho ống tương đương có độ cứng, 
tiết diện và khối lượng không thay đổi.  
 -Công thức quy đổi: 

Et®At® = E1.A1+ E2.A2. 

Et®.Jt® = E1.J1+ E2.J2. 

+   E1, E2: Moduyn đàn hồi của ống chính và cọc. 

+   A1, A2: Diện tích tiết diện của ống chính và cọc. 

+   J1, J2 : Mômen quán tính của ống chính và cọc. 

 

• Lập sơ đồ tính dao động riêng: 
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+ Sơ đồ kết cấu (Vẽ bằng phần mÒn SAP). 

+ Sơ đồ khối lượng : Khối lượng quy về nút rồi nhập vào sơ đồ KC trên 

• Mục đích, phương pháp: 

-Việc tính dao động riêng của công trình nhằm mục xem xét ảnh hưởng động do 
tải trọng môi trường tác dụng lên công trình. 

* Có hai khả năng có thể xảy ra: 

-  Nếu chu kỳ dao động riêng của công trình nhỏ hơn rất nhiều so với chu kỳ tải 
trọng (TDĐR< 3sec ) thì có thể bỏ qua ảnh hưởng động và xét đến ảnh  động bằng hệ số 
động (kđ) : 

k® = 
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Trong đó: 

uo - biên độ của chuyển vị động 

ut -chuyển vị cực đại do tác dụng tĩnh của tải trọng 

ω1 = 
ddrT
π.2

 là tần số của một dạng dao động riêng.  

Tkc - Chu kỳ dao động riêng của kết cấu. 

ε/ω1 - Hệ số giảm chấn lấy bằng 0,08. 

ω - tần số vòng của sóng tác dụng. 

-  Nếu chu kỳ dao động riêng T > 3 s (ở đây là chu kỳ của sóng) thì ảnh hưởng của 
tải trọng động đến công trình là đáng kể. Lúc này phải tính toán kết cấu theo bài toán 
động. 

 - Trong đồ án này ta tính lựa chọn KC có chu kỳ dao động riêng T < 3 s để không 
xét ảnh hưởng động của sóng và các tảI trọng dộng khác lên công trình. 

 
*. B−ơc 4 : . Kiểm tra (bước này trình bày cụ thể ở phần sau). 

 
 

II. Lựa chọn Phương án.  
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      - Từ những phân tích và tính toán trên ta chọn ra đươc n = 2 kết cấu từ 100 KC 
đã cho. Mỗi KC là một phương án, ta có những lựan chon và phân tích như sau: 

Phương án 1 

    + Thanh ống chính phần thu nhỏ:964x 20.6(mm). 

    + Thanh ống giằng chéo trong các Panel: 711 x 17.5 (mm). 

    + Các thanh ngang trong D1 ->D4 : 610 x 15.9 (mm). 

+ Cọc : 813x20.6 (mm) 

+ Khối lương chân đê tính sơ bộ Gc =302 T 

+Hệ số động Kđ = 1.002 

+ T = 0.124 s 

=> Kiểm tra điều kiện về độ mảnh của các thanh đã chọn: 

  Kết quả kiểm tra độ mảnh của các thanh được cho trong phần Phụ Lục. 

Phương án 2 

    + Thanh ống chính phần thu nhỏ:864 x 19.1 (mm). 

    + Thanh ống giằng chéo trong các Panel: 610 x 15.9 (mm). 

    + Các thanh ngang trong D1 ->D4 : 559x 14.3 (mm). 

    + Cọc  762x20,6 (mm) 

    +  Khối lương chân đê tính sơ bộ Gc =295 T 

               +Hệ số động Kđ = 1.05 

+ T = 1.467 s 

=> Kiểm tra điều kiện về độ mảnh của các thanh đã chọn: 

  Kết quả kiểm tra độ mảnh của các thanh được cho trong phần Phụ 

  
* Chúng ta có bảng so sánh 2 PA như sau. 
 
Các thông số so sánh Phương án 1 Phương án 2 

Số liệu môi trường: 
- độ sâu nước 
- Chiều cao sóng 
- Chu kỳ sóng 

 

 
- d = 34 m 
- H = 16.4m 
 
- T = 14.3 s 

 
- d = 34 m 
- H = 16.4 m 
 
- T = 14.3 s 
 

Số liệu công trình: 
- dạng công trình 
- chiều cao công 

trình 
- kích thước 

ngang 

 
- truyền thống 
 
- h = 50.5 m 
 
- 12x10 m 

 
- truyền thống 
 
- h = 50.5 m 
 
- 12x10 m 



  Viện xây dựng Công Trình Biển 

 Đồ án cố định nhóm 1o http://www.ebook.edu.vn  

                            

 
- tiết diện ống 

chính  
 

 
           -    965x19.1mm 

 

 
           -   864x20.6 mm 

 
Chu kỳ dao động riêng: 

- hệ số động 
- chu kỳ dao đông 

riªg  
- tổng trọng lượng 

khối chân đế 
- chuyển vị công 

trình lớn nhất 
 

 
- K1= 1.0002 
- T = 0.124 s 
 

-      G = 302 T 
 

           -      Umax= 4.097 cm 

 
- K1= 1.005 
-    T = 1.467 s 

 
-      G = 295 T 

 
           -      Umax=7,124 cm 

Thông số về cọc: 
- tiết diện  
- số lượng  
- chiều dài  
- lực đầu của cọc 

 

 
- 813x20.6mm 
- 4 cọc 
- 58m 
- P = 529 T 

 
- 762x20.6mm 
- 4 cọc 
- 58m 
- P = 521 T 

Hình thức kết cấu: 
- Thanh xiên trong 

Panel 
 

 
- thanh xiên đuổi 

( chữ K ) 

 
- thanh xiên chữ X 

 
*Kết luận :  

-Từ bảng so sánh trên ta nhận thấy để chọn phương án kết cấu tối ưu nhất   
 

Vậy ta chọn phương án 1 
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Chương 3 : Tính toán nội lực và biến dạng 

 

 I. phương pháp tính toán. 

 - Dùng phương pháp PTHH( Phần tử hữu hạn) là phương pháp số thích hợp nhất 
được sử dụng để tính toán kết cấu. Theo phương pháp PTHH thì phương trình cân bằng 
tổng quát của hệ kết cấu được viết như sau:      

                                 ( ) ( ) ( )( ) t t tt CU KU FMU + + =&&&
 

 + Trong đó :    M: Là ma trận các thành phần khối lượng. 

                       C: Ma trận cản nhớt  

                       K: Ma trận độ cứng của hệ. 

                       U(t): Véc tơ chuyển vị nút và véc tơ tải trọng tác dụng tại nút   

                       F(t): Véc tơ tải trọng tác dụng tại nút của kết cấu. 

 

Mô hình các bài toán 

Tính chất kết cấu Bài toán áp dụng và mô tảI trọng 

Tkc≤ 3s ảnh hưởng của các 
thành phần quán tính và lực 
cản là nhỏ, có thể bỏ qua 

Bài toán tựa tĩnh: TẢI trọng đầu vào được coi là tảI 

trọng tĩnh. ảnh hưởng của các lực động sẽ được 
điều chỉnh bằng hệ số động. 

Tkc≥ 3s ảnh hưởng của các 
thành phần quán tính và lực 

cản là đáng kể, có thể giảI bài 
toán động để kiểm tra kết cấu.

Bài toán động tiền định: Tải trọng đầu vào thay 
đổi nhưng được mô tả theo quan điểm tiền định. Bài 
toán có thẻ giải theo các phương pháp theo miền 
thời gian hoặc giảI theo miền tần số. 

Bài toán động ngẫu nhiên: TẢI trọng đầu vào 
được mô tả theo quan điểm ngẫu nhiên. Bài toán 
đựoc giảI một cách thích hợp nhất theo phương 
pháp phổ. 
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tích  phân  theo  
bu íc thê i g ian

tích  phân  trong  
m iền  tần  số

P hân  tích  M ode

G iải các  bài toán

M ô h ình  ngẫu  nh iênM ô h ình  tiền  ® ịnh

B ài toán  động
K U  =  F

B ài toán  tĩnh

M ô h ình  các  bài toán

L ực sóng  tựa tĩnh L ực sóng  động

L ực động  ngẫu  nh iênL ực động  tiền  ® ịnh

 

ii.  Tính toán các loại khối lượng. 

1.  Xác định khối lượng thượng tầng. 

-Tải trọng thượng tầng là tải trọng đứng (bao gồm cả tải trọng thường xuyên và tải 
trọng cố định dài hạn). Từ đặc điểm công trình đã mô tả ở trên, ta có: 

-Tổng t¶t trọng : G = 2090 ( T ) 

-Tổng cộng tất cả các tải trọng đứng của phần thượng tầng có giá trị là G, tải trọng 
G được phân cho 4 nút tại 4 đỉnh của khung sàn chịu lực với giá trị G/4, phương tác 
dụng hướng xuống, tải trọng này tác dụng lên công trình là tải trọng tĩnh: 

G/(10*4) = 2090 / (10*4) = 52,55 T 

2.  Xác định khối lượng bản thân kết cấu quy đổi. 

    - Khối lượng bản thân của một thanh là : 
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mbt(i) =ρs. As. Li 

      -Trong đó: 

 + Lij - chiều dài thanh thứ  i , m. 

 + Asi - diện tích tiết diện của thanh thứ i , m2 . 

               Với  Asi = [π.( Di
2 -(Di - 2.δi)

2)]/4 

 + Di , δi - đường kính ngoài và bề dầy của thanh  thứ i . 

 + ρs - Trọng lượng riêng của vật liệu làm thanh kết cấu, với vật liệu thép ρs = 
7850 kg/m3. 

3.  Xác định khối lượng hà bám tại thanh.  

   -Xác định khối lượng hà bám của thanh tính từ MNCN xuống đáy biển . 

- Để việc tính toán được đơn giản ta coi chiều dày hà bám tính từ MNCN trở xuống 
đều bằng 100 mm bằng nhau . Suy ra : 

-khối lượng hà bám tại thanh thứ i là : 

mh (i) = ρh.Ahi.Li 

             + ρh - khối lượng riêng của hà bám (ρh = 1600 kg/m3). 

            + Ahi. - diện tích tiết diện hà bám. 

 -Xem kết quả tính toán ở phần phụ lục. 

4.  Xác định khối lượng nước kèm. 

  -Xác định khối lượng nước kèm tính từ MNCN xuống đáy biển. 

  -Khối lượng nước kèm quy đổi tại nút thứ i là: 

mnk(i) = ρn.Cam.Vi 

-Trong đó: 

 + ρn - mật độ của nước biển  = 1025 kg/m3. 

 + C am - hệ số nước kèm, Cam = 0,2. 

 + Vi - thể tích ống  phần ngập nước, tính với đường kính mới có cả chiều dày 
hà bám . 

Xem kết quả tính toán ở phần phụ lục. 
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5.   Khối lượng nước trong ống. 

-Tính khối lượng nước trong ống với MNCN . 

  -Ta chỉ tính khối lượng nước trong ống đối với 4 ống chính. 

  -Khối lượng nước trong ống là: 

mn«(i) = ρn. Ani. Li 

         - Trong đó: 

 + ρn - mật độ của nước biển  1025 kg/m3. 

 + Ani - Diện tích tiết diện phần rỗng (phần chứa nước) của cọc ngập trong nước. 

An(i)= [π.(Di - 2.δi)
2)]/4 

 + Di - Đường kính ngoài của cọc . 

 + δi - Chiều dày cọc.  

-Xem kết quả tính toán ở phần phụ lục. 

6.  Khối lượng vữa trám .  

-Vữa trám là lớp vữa liên kết giữa cọc và ống chính , khối lượng vữa trám được 
tính theo công thức : 

mv(i) = ρv[π.((D0 - 2.δ0)
2)- D2

cọc ))/4].Li 

-Trong đó :  

                   ρv   - Khối lượng riêng của vữa bơm trám (ρv= 1800 kg/m3) 

                   D0,δ0 - Đường kính ngoài, chiều dày ống chính . 

                   Dcọc : Đường kính cọc  

                   Li : Chiều dài thanh i.  

-Xem kết quả tính toán ở phần phụ lục. 

7.  Khối lượng cọc. 

mc(i) =ρc. [π.(D2
cọc - (Dcäc - 2δcäc)

2)/4].Li 

  -Trong đó :  

                         ρc  : Khối lượng riêng của cọc (ρc = ρthep =8750 kg/m3). 
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                        Dcọc ,δcọc : Đường kính, chiều dày cọc. 

                          Li : Chiều dài thanh i.  

-Xem kết quả tính toán ở phần phụ lục. 

 

III. Xác định tải trọng tác động lên công trình . 

1. Tải trọng thượng tầng: 

 Tổng cộng tất cả các tải trọng đứng của phần thượng tầng có giá trị là G, tải trọng 
G được phân cho 4 nút tại 4 đỉnh của khung sàn chịu lực với giá trị G/4, phương tác 
dụng hướng xuống, tải trọng này tác dụng lên công trình là tải trọng tĩnh: 

G/4 = 2090 / 4 = 525,5 T 

2. Xác định tải trọng đẩy nổi: 

Công thức xác định tải trọng đẩy nổi: 

F®n = ...∑
i

nnii lA γ  

-Trong đó: 

Fđn: Lực đẩy nổi (KN). 

Ai: diện tích tiết diện ngang của phần tử. 

4
. 2

i
i

DA π
=  với Di là đường kính ngoài của phần tử thứ i có kể đến hà bám. 

li: Chiều dài phần tử thứ i. 

          γnn = 10,25 (KN/m3), Trọng lượng riêng đẩy nổi. 

   -Xem kết quả tính toán trong phần phụ lục . 

3.Xác định tải trọng gió: 

-Tải trọng gió được tính toán theo tiêu chuẩn API (Recommended Practice for 
Planning, Designing and Contructing Fixed Offshore Platforms−Working Stress Design), 
theo 2 hướng tương ứng với 2 hướng sóng đã chọn:   

 Hướng 1: Đông Bắc.                        

   Hướng 2: Bắc. 
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-Tính tải trọng do gió tác dụng lên phần công trình nằm phía trên mực nước tĩnh  

SWL. Bản chất của tải trọng gió là động, nhưng qua thực nghiệm cho thấy rằng tải trọng 
gió chỉ chiếm khoảng ≈ 10% tổng tải trọng môi trường tác dụng lên công trình nên ở đây 
ta coi trong tính toán tải trọng gió là tĩnh. 

- Công thức xác định tải trọng gió theo API: 

....0473.0 2 ACVF sz=  

-Trong đó: 

F: là lực gió tác dụng lên kết cấu (N). 

Vz: Vận tốc gió trung bình đo trong 1 giờ tại độ cao z so với mực nước 

tĩnh (km/h). 

.
10

.
1

10
n

z
ZVV ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

-Quy đổi vận tốc gió trung bình đo trong 3s sang vận tốc gió trung bình đo trong 1h. 

.
10

.. 10)(

α

β ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

ZVV zt  

- 10V : Vận tốc gió trung bình đo trong 1 giờ tại độ cao 10m so với mực nước tĩnh 
(km/h). 

-Z : Độ cao cần xác định vận tốc (m). 

-n : Lấy từ 7 đến 13, ở đây lấy n = 8. 

-A: Hình chiếu diện tích của vật cản lên phương vuông góc hướng gió (m2). 

-α, β:  Hệ số luỹ thừa, hệ số giật của gió ở độ cao 10 m. 

-Trong đồ án cho vận tốc gió trung bình đo ở 3s nên 

α = 0.1. 

 β = 1,33. 

-Cs : Hệ số khí động (xác định theo qui phạm). 
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Loại kết cấu Cs 

Kết cấu dầm, nhà tường đặc 1,5 

Kết cấu trụ tròn 0.5 

Sàn công tác  1.0 

 

Kết quả: 
         

10V  (km/h) 

Hướng NE Hướng N 

155,368 120,992 

-Phần mô tả sơ đồ tính tải trọng gió: TẢI trọng gió tác động chủ yếu là thượng tầng. 
Từ vận tốc gió và diện tích thương tầng chắn gió ta tính được tảI trọng gió phân bố lên 
diên tích thương  tầng chắn gió. Sau đó ta phân về trọng tâm của thượng tầng từ đó ta 
phân tảI trọng gió về các đầu cọc. TẢI trọng gió tác động theo 2 phương ngang và thẳng 
đứng 

        + Theo phương ngang các tảI trọng đầu cọc có giá trị bằng nhau và cung 
phương 

 + Theo phương thẳng đứng thì tảI trọng các đầu cọc có giá trị bằng nhau, 
nhưng hướng lại khác nhau 2 lực tác dụng kéo lên đầu cọc (phần gió đẩy) 2 lực có tác 
dụng nén lên đầu cọc (phần gió hút) 

-Kết quả: 

        Hướng gió NE Hướng gió N 

∑ Q x
n i (KN). ∑ Q y

n i (KN). ∑ Q x
n i (KN). ∑ Q y

n i (KN). 

265,390 0 208,940    208,940 

-Kết quả chi tiết trong bảng tính phần phụ lục. 

 
 

4. xác định tảI trọng sóng và dòng chảy. 
 
a.Mô tả tải trọng sóng,dòng chảy tác động lên công trình. 

Hình4: Sơ đồ qui đổi tải trọng gió về các đỉnh. 
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-Tác động của dòng chảy lên công trình được biểu diễn bởi yếu tố vận tốc. Vận tốc 

dòng chảy, trong thực tế tính toán được xem là một đại lượng không thay đổi theo thời 
gian. Vì vậy khi chỉ có tác động của dòng chảy (không kể sóng) thì tải trọng do dòng 
chảy gây ra được coi là tải trọng tĩnh. Khi tính đồng thời tác động của sóng và dòng chảy, 
thì ảnh hưởng của dòng chảy được bổ sung vào thành phần vận tốc của tải trọng sóng. 
Vì thành phần tải trọng do vận tốc gây ra có chứa bình phương vận tốc, nên sự tham gia 
của dòng chảy làm tăng đáng kể cho tải trọng sóng. 

-Tác động của sóng lên công trình biển mang bản chất động và là trội tuyệt đối 
trong tổng tải trọng ngang tác dụng lên kết cấu khối chân đế. 

-Tùy theo tính chất của lực sóng tác dụng mà các phần tử của kết cấu ngoài biển 
được chia thành vật thể mảnh và vật thể có kích thước lớn. Đối với vật thể mảnh thì lực 
quán tính và lực cản của sóng là đáng kể, còn đối với vật thể lớn thì ảnh hưởng của 
nhiễu xạ lại đóng vai trò quyết định. 

-Công trình biển cố định bằng thép kết cấu kiểu Jacket là công trình có kích thước 
nhỏ (xét tỉ số D / L < 0.2), tải trọng của sóng và dòng chảy tác động lên công trình mà 
cụ thể là các thanh được tính toán theo công thức Morison dạng chuẩn tắc. 

b.Lý thuyết tính toán. 

*.Chuyển hệ trục toạ độ ban đầu về hệ trục toạ độ trùng với hướng truyền sóng .Công 
thức đổi hệ trục toạ độ : 

     xm= xcuCosα + ycuSinα 

    ym  =-xcuSinα + ycuCosα 

    zm = zcu 

*.Xác định vận tốc, gia tốc theo lý thuyết sóng Airy. 

-Lý thuyết sóng này được xây dựng trên cơ sở sử dụng hệ bốn phương trình thủy 
động lực học sóng; coi profil mặt sóng có dạng hình sin; chiều cao sóng H là bé so với 
chiều dài sóng L và độ sâu nước d. Kết quả tính đã bỏ qua các đại lượng vô cùng bé 
bậc cao. ở đây ta chỉ xét sóng phẳng. 

 

 

            

                        Mô hình tính toán lí thuyết sóng Airy. 

d 
L

H

z

x oSeabad 

SWL 
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         + Chọn hệ tọa độ xoz như trên (trục x hướng theo phía lan truyền sóng, trục z 
hướng thẳng đứng từ dưới lên; gốc tọa độ O đặt tại đáy biển). 

        + Sau khi đổi hệ trục toạ độ,thực hiện tuyến tính hóa hệ phương trình động lực học 
sóng (bỏ qua các số hạng phi tuyến và các vô cùng bé bậc cao), sau một số phép biến 
đổi ta xác định được biên độ của mặt sóng so với mực nước tĩnh (S.W.L) biểu diễn dưới 
dạng. 

          η (x,t) = 
2
H

.cos(kx-ωt),   gọi là phương trình sóng bề mặt 

        + ω và k là tần số vòng và số sóng có liên quan với chu kỳ T (khoảng thời gian mà 
hai đỉnh sóng kế tiếp nhau đi qua trục thẳng đứng cố định) và chiều dài sóng L (quãng 
đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ T). 

ω = 
T
π2

.    k = 
L
π2

.     

       + Các thành phần vận tốc theo phương ngang (theo trục x) và phương thẳng đứng 
(theo trục z) của phần tử chất lỏng có tọa độ (x,z) được xác định từ các công thức. 

vx  = 
)(
)(

2 kdsh
kzchHω

.cos(kx-ωt)        

vz  = 
)(
)(

2 kdsh
kzshHω

.sin(kx-ωt)      

       + Vận tốc lan truyền sóng không đổi gọi là vận tốc pha: 

                             c = 
k
ω

 = 
T
L

 

      + Lý thuyết sóng Airy xét các sóng có chiều cao bé cho nên các thành phần gia tốc 
chuyển động của các phần tử chất lỏng có tọa độ (x,z) theo phương ngang và phương 
đứng có thể xác định gần đúng:  

ax = 
)(
)(.

2

2

kdsh
kzchHω

.sin(kx-ωt) 

      az= )(
)(.

2

2

kdsh
kzshHω

.cos(kx-ωt) 

        + Các thời điểm tính tải trọng sóng, dòng chảy: 
  - Biên độ sóng bề mặt theo Lý thuyết sóng Airy tính theo công thức:  

   η(x,t)=H/2.Cos(k.x-ω.t) 
       -Thời điểm đỉnh sóng tác dụng vào kết cấu:  

   η ( x, t ) = H/2 

          =>   Cos(kx-ωt) =1 
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             =>   t= kx/ω 

     -Trong đồ án ta chọn các thời điểm sóng tác dụng  vào mặt trước, mặt sau và trục ở 
giữa công trình nên ta có các thời điểm t1, t2, t3. 

    
                                              Kết quả 

Hướng sóng N Hướng sóng NE 
t1 t2 t3 t1 t2 t3 

-0,4103 0 0,4103 -0,3638 0 0,3638 

  

*.Xác định các thành phần vận tốc dòng chảy: 

+ Vận tốc dòng chảy chiếu lên trục x là:         VdcCosα 

+ Vận tốc dòng chảy chiếu lên trục y la:         VdcSinα 

-Giả thiết dòng chảy của chất lỏng được xem là dòng chảy đều,do đó ta không xét 
đến thành phần gia tốc của chuyển động chất lỏng do dòng chảy gây ra. 

-Khi đó kết hợp với vận tốc đã xác định theo Airy ta được: 

               vx = vx(z,t)   +  VdcCosα 

               vy = VdcSinα  

               vz = vz(z,t) 

+Xác định thành phần vận tốc,gia tốc của chuyển động phần tử nước có xét đến 
ảnh hưởng của dòng chảy            
Để tổng quát cho thuật toán ta xét một thanh xiên bất kì trong hệ tọa độ xyz : 

-Từ hình vẽ trên xác định được các cosin chỉ phương của pháp tuyến n của thanh 
là: 

L
xx

cx
12cossin

−
== ϕϕ  

  
L

yycy
12sinsin −

== θϕ  

  
L

zzcz
12cos −

== ϕ  
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x

z

y

θ

ϕ

v

v

n

τ

 

 

-Trong đó: L - chiều dài thanh được tính như sau: 

( ) ( ) ( )2
12

2
12

2
12 zzyyxxL −+−+−=  

-Giả sử hướng lan truyền sóng trùng với trục x, chuyển động của nước có liên quan 
đến sóng và dòng chảy được đặc trưng bởi các thành phần vận tốc, gia tốc theo phương 
ngang (vx,ax) và theo phương đứng (vz,az). Tức là thành phần vectơ vận tốc và gia tốc 
của chuyển động nước tại một điểm là: 

zx vvv rrr
+=  

zx aaa rrr
+=  

-Phân tính v và a theo các thành phần pháp tuyến và tiếp tuyến so với trục của 
thanh, ta có: 

τvvv n
rrr

+=  

τaaa n
rrr

+=  

-Các thành phần  vn và an là gây ra tải trọng sóng.  

-Xác định các thành phần vn này như sau: 

         ( )2222
zzyyxxzyxn vcvcvcvvvv ++−++=  

      ( )zzyyxxxxnx vcvcvccvv ++−=  

( )zzyyxxyyny vcvcvccvv ++−=  

( )zzyyxxzznz vcvcvccvv ++−=          

-Xác định các thành phần an này như sau 

         ( )222
zzxxzxn acacaaa +−+=  
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         ( )zzxxxxnx acaccaa +−=  

( )zzxxyny acacca +−=  

( )zzxxzznz acaccaa +−=  

-áp dụng công thức Morison tính các thành phần tải trọng sóng,dòng chảy lên 
thanh xiên. 

            nxinxndx aACvvDCq .......5,0 ρρ +=  

nyinyndy aACvvDCq .......5,0 ρρ +=  

                        nzinzndz aACvvDCq .......5,0 ρρ +=  

d.Kết quả tính toán tải trọng Sóng,Dòng chảy trên thanh 

                                                     Hướng Sóng Đông Bắc (NE) 

thời điểm t (s) Σ⎜qx⎜(T) Σ⎜qy⎜(T) Σ⎜qz⎜(T) 

-0.3638 
 

506.058 
 

 
52.2826 

 

 
89.7791 

 

0 
 

515.53 
 

 
50.8175 

 

 
82.9261 

 

0.3638 
 

503.541 
 

 
52.7117 

 

 
82.7839 

 

 

                                                  Hướng Sóng Bắc (N) 

 

thời điểm t (s) Σ⎜qx⎜(T) Σ⎜qy⎜(T) Σ⎜qz⎜(T) 

-0.4103 
 

179.065 
 

 
175.157 

 

 
54.637 

 

0 
 

185.529 
 

 
181.824 

 

 
46.7553 

 

0.4103 
 

175.914 
 

 
172.466 

 

 
46.4454 

 

 

Phần tính toán chi tiết trong phụ lục 
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5. Xác định các tổ hợp tải trọng:  

a. Hệ số tổ hợp tải trọng: 

-Do quá trình chế tạo, cũng như sử dụng công trình phát sinh nhiều yếu tố bất lợi 

cho công trình mà người thiết kế đánh giá chưa hết. Vì vậy, khi thiết kế ta đưa vào các 

hệ số tải trọng. 

 -Trong cùng một thời điểm, công trình có thể chịu nhóm các tổ hợp tải trọng khác 

nhau tác dụng lên nó, điều này phụ thuộc vào từng loại tải trọng trong nhóm, từng loại 

tải trọng dựa vào các khả năng xẩy ra đồng thời hay không đồng thời của các tải trọng. 

Dựa trên đánh giá độ tin cậy, người ta đưa ra các tổ hợp tải trọng. Trong phạm vi đồ án 

lấy tất cả các hệ số tổ hợp đều bằng 1. 

b. Các tổ hợp tải trọng: 

Ta có các tổ hợp tải trọng để tính toán như sau: 

 

Tổ hợp 1:     BT + Sóng NE(T1) + Gió NE + ĐN+HB. 

Tổ hợp 2:    BT + Sóng NE(T2) + Gió NE + ĐN+HB 

Tổ hợp 3:     BT + Sóng NE(T3) + Gió NE + ĐN+HB. 

Tổ hợp 4: BT + Sóng N (T1) + Giã N + §N+HB. 

Tổ hợp 5: BT + Sóng N (T2) + Giã N + §N+HB. 

Tổ hợp 6: BT + Sóng N (T3) + Giã N + §N+HB. 

 

 

6. Tính toán nội lực và chuyển vị kết cấu:  

  Sau khi đã lựa chọn được phương án thiết kế, xác định được tải trọng tác 

dụng lên công trình, tiến hành xác định nội lực trong các phần tử của hệ kết cấu 

bằng phần mềm SAP200. 

a. Sơ đồ kết cấu:  

Đã xác định phần trên. 

b. Kết quả tính toán: 
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Trường hợp tải: Tổ hợp 2. 

 Cọc Các thanh 

 N (KN) Q (KN) M (KN.m) N (KN) Q (KN) M (KN.m)

MAX 4330 625 1994 3082 202 778 

MIN -5290 -671 -2040 -5244 -111 -799 

  

+ Chuyển vị lớn nhất: Umax = 4.097 cm. 

Nhận xét kết quả tính: 

+ Kết quả thu được ở đây có độ chính xác không cao do khi tính toán ta 

đã mô hình hoá sơ đồ tính. 

+ Việc qui tải trọng thượng tầng về tải trọng tập trung ở đỉnh KCĐ đã bỏ 

qua sự lệch tâm. 

+ Việc mô phỏng các loại tải trọng tác dụng lên công trình chỉ ở mức độ 

gần đúng.  

    + Chuyển vị là tương đối nhỏ, thỏa mãn tiêu chuẩn cho phép. 
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Chương 4: Thiết kế và kiểm tra cấu kiện 
 
I. Thiết kế và kiểm tra cấu kiện thanh. 
 

-Việc kiểm tra các phần tử kết cấu được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn thiết kế API. 
Về nguyên tắc cần kiểm tra toàn bộ các phần tử của hệ, nhưng trong phạm vi đồ án này 
ta chỉ tiến hành kiểm tra cho một số phần tử. Việc kiểm tra được thực hiện trên các phần 
tử kết cấu có nội lực lớn nhất trong số các phần tử có cùng dạng liên kết, cùng tiết diện 
và điều kiện làm việc. Hơn nữa việc kiểm tra được thực hiện trên tiết diện nguy hiểm 
nhất. 
 
1. Lý thuyết tính toán. 
a. ứng suất trong thanh chịu nén. 
* ứng suất cho phép ổn định tổng thể của thanh. 

+ Khi  D/t<60,thì ứng suất cho phép là : 

+ Fa =
.

.8
)/.(

8
)/(3

3
5

.
2

)/(1

3

3

2

2

cC

y
C

C
rlk

C
rkl

F
C

rkl

−+

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

   với  λ=kl/r < Cc 

 + Fa= ( )2

2

/23
12

rkl
Eπ

                     với ≥
r
kl

Cc 

        -Trong đó :  

                                  Cc= 
yF

E..12 2π
 

     E  : Moduyn đàn hồi của vật liệu     (Mpa) 

     k  : Hệ số chiều dài tính toán của thanh. 

     l   : Chiều dài thanh (m). 

     r   : Bán kính quán tính của tiết diện thanh (m). 

     Fy : Giới hạn chảy của vật liệu    (Mpa)  

* ứng suất cho phép ổn định cục bộ.  

- Những thanh có tỷ số D/t>60,thì khả năng mất ổn định cục bộ lớn hơn mất ổn 
định tổng thể. 

        -Mất ổn định cục bộ trong miền đàn hồi  

                         Fxe= D
CEt2
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                         C =0.6 : Hệ số mất ổn định trong miền đàn hồi. 

                       D , t     : Đường kính ngoài và chiều dày của ống (m). 

- Mất ổn định ngoài miền đàn hồ.i 

                         Fxe’=Fy(1.64-0.23(D/t)1/4)≤  Fxe        
 
b.  ứng suất trong thanh chịu uốn.   

+  Fb = 0.75Fy                  với 
yFt

D 10340
≤     (MPa)                          (1) 

+  Fb = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

tE
DFy

.

.
74.184.0 Fy   víi 

yF
10340 <

t
D

≤ 
yF

20680
                   (2) 

+  Fb = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

tE
DFy

.

.
58.072.0 Fy   víi 

yF
20680

<
t
D

≤  30000                      (3) 

 
c. Thanh chịu cắt. 

  + ứng suất do lực cắt  V:               ƒy= 
A

V
5.0

    (Mpa)  

         - A: Diện tích mặt cắt m2 

         - V: Lực cắt   (MN) 

     => ứng suất cho phép chịu cắt:     

Fν=0.4Fy 

 + ứng suất do momen xoắn Mt:      

ƒy= 
p

t

I

DM )
2

(
    (Mpa) 

     Ip   : Momen quán tính chống xoắn m4. 

     Mt: Lực cắt (MNm)  

      => ứng suất cho phép chịu cắt:     

Fν=0.4Fy 

d. Thanh ống chịu lực phức tạp. 

* Thanh chịu nén và uốn. 

        - Điều kiện kiểm tra : 
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 0,1
.1 '

22

≤

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
+

b
e

a

OBIBm

a

a

F
F
f

ffC
F
f

                      (1). 

0,1
.6.0

22

≤
+

+
b

OBIB

a

a

F
ff

F
f

       (2). 

-Khi ƒa/Fa < 0,15, thì có thể thay thế hai công thức trên công thức sau. 

b

bzby

a

a

F
ff

F
f 22 +

+  ≤ 1,0 

+ Trong đó: 

+ Fa: ứng suất nén cho phép do lực dọc được tính theo điều kiện ổn định tổng thể. 

     ƒIB, ƒOB: ứng suất  do moment uốn Mỹ và My , trong và ngoài mặt phẳng gây ra. 

      ƒ  : ứng suất trong thanh do lực nén (N ) gây ra. 

* Thanh chịu kéo và uốn. 

-Điều kiện kiểm tra: 

.0,1
6.0

22

≤
+

+
b

bzybx

a

a

F

ff

F
f

 

  + ƒa: Là ứng suất do lực kéo gây ra. 

2.Nội dung tính toán. 

* Trích bảng tính kiểm tra độ bền của thanh. 

 

fbx fby fa fy Phần 
tử Loại ống 

T/m2 T/m2 T/m2 T/m2 
Kiểm 
tra 

5 ONGANG 2574.5699 8407.5596 1024.0652 -447.3742586 Thanh chiu 
kéo đủ bền

9 ONDAP -2877.221 -1602.471 -123.4121 -164.2098134 Thanh chiu 
nén đủ bền

11 OXDAP -1255.977 4257.0121 898.07327 -293.8685344 Thanh chiu 
kéo đủ bền

14 OCHEO -1046.286 -1916.765 793.34777 181.3632255 Thanh chiu 
kéo đủ bền

25 TDUONG -3209.251 2412.1787 -4126.247 -141.5060763 Thanh chiu 
nén đủ bền

26 OCHEO -3228.534 -4885.132 -3252.482 214.7693055 Thanh chiu 
nén đủ bền
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90 OXKSCL 1629.4908 483.83992 -140.2968 57.27235236 Thanh chiu 
nén đủ bền

91 ODKHCL -816.8489 191.97067 -80.17025 -19.5935876 Thanh chiu 
nén đủ bền

114 ONDAP -45.13199 -140.6181 -24.4158 1.671471989 Thanh chiu 
nén đủ bền

115 ONKSCL -1248.361 -3367.394 -47.58885 -260.5758697 Thanh chiu 
nén đủ bền

* Bảng tính toán chi tiết xem phụ lục. 

 

 

II.Thiết kế và kiểm tra cấu kiện nút (theo API ). 

 * Bao gồm các bài toán. 

    - Kiểm tra điều kiện bền, chọc thủng ống chính. 

    - Kiểm tra điều kiện bền ống nhánh tại nút. 

    - Kiểm tra đường hàn. 

1. Lý thuyết tính toán. 

a. Kiểm tra điều kiện bền ống nhánh tại nút. 

    + ứng suất do lực dọc trong thanh nhánh gây ra: 

                       ƒa= 
A
N

 

- ứng suất do momen trong và ngoài mặt phẳng uốn củ thanh nhánh. 

                      ƒbIPB  = 
W

M IPB  

                      ƒbOPB= 
W

MOPB  

- Các thành phần ứng suất này gây ra ứng suất cắt trong thành thanh chủ. 

               Vp = τƒ sinθ 

    + Trong đó: 

            τ=
T
t

 

            T: Độ dày thanh chủ 

            t : Độ dày thanh nhánh 
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           θ : Góc hợp bởi ống chính và ống nhánh  

          =ƒ : ứng suất trong thanh nhánh do lực dọc,momen trong mặt phẳng,momen 
ngoài mặt phẳng gây ra tương ứng với 3 thành phần trên 

a. Kiểm tra nút theo ứng suất chọc thủng 

- ứng suất cho phép chống chọc thủng 

             vpa= QqQƒ
γ6.0

ycF
 

+Trong đó: 

Fyc : Giới hạn chảy của vật liệu thanh chủ.. 

γ = 
T
D
2

  

D : Đường kính ngoài của ống chính. 

                 Qq: Hệ số kể đến ảnh hưởng của loại tải trọng và cấu tạo hình học, được tính 
toán theo bảng 4.3.1-1 trang 49 (API). 

Qƒ : Hệ số kể đến ảnh hưởng của ứng suất pháp trong thanh chủ. 

                     Qƒ = 1.0- λγA2 

      + λ  = 0.03      Đối với ứng suất dọc trục của ống nhánh. 

  + λ  = 0.045    Đối với ứng suất uốn trong trong mặt phẳng ống nhánh. 

      + λ  = 0.021    Đối với ứng suất uốn nằm ngoài mặt phẳng ống nhánh. 

                  A =
yc

OPBIPBAX

F
fff

.6.0

222
++

 

- OPBIPBAX fff ,,  : ứng suất dọc trục, ứng suất uốn trong mặt phẳng và uốn ngoài 
mặt phẳng ống chính. 

Qƒ = 1.0     Khi thanh chủ chịu kéo 

  -Các giá trị được tra trong bảng 4.3.1-1 trang 49 - API 

 Điều kiện để thanh không bị chọc thủng : Thỏa mãn đồng thời 2 phương trình sau 

                           0.1
22

≤
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

OPBpa

p

IPBpa

p

v
v

v
v
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                           0.1arcsin2
22

≤
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

OPBpa

p

IPBpa

p

axpa

p

v
v

v
v

v
v

π
 

2.Nội dung tính toán  

a.  Xác định các thành phần nội lực trong và ngoài mặt phẳng: 

  -Ta kiểm tra đối với 2 nút là nút 18 và nút 25 là nút có khả năng chọc thủng là lớn 
nhất. 

* Đối với sóng hướng Đông Bắc NE 

+Tại nút 18:  Hướng sóng NE 

  -Có sự quy tụ của các thanh: 23, 27, 31, 35, 39, 45. Trong đó thanh 31 có nội lực 
mà khả năng chọc thủng ống chính là lớn nhất. 

 

Nội lực của ống chính Nội lực của ống nhánh 

NAX (KN) MIPB (KN) MOPB (KN) NAX (KN) MIPB (KN) MOPB (KN) 

-5244 -414 -40 -1253 58 9.6 

 

+Tại nút 25: Hướng sóng  NE 

  -Có sự quy tụ của các thanh: 45, 47, 52, 54, 63, 64. Trong đó thanh 64 có nội lực 
mà khả năng chọc thủng ống chính là lớn nhất. 

 

Nội lực của ống chính Nội lực của ống nhánh 

NAX (KN) MIPB (KN) MOPB (KN) NAX (KN) MIPB (KN) MOPB (KN) 

-5244 -414 -40 -74 -153 -60 

 

b. Kiểm tra. 

* Ta có bảng kiểm tra sau. 

Tên đối tượng Điều kiện kiểm tra Nhận xét 

Nút ống chính ống nhánh Đk1 Đk2  
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18 45 31 0.004 0.0485 Thỏa mãn 

25 45 64 0.0002 0.0112 Thỏa mãn 

 

* Ghi chú: 

 - ở đây ta chỉ kiểm tra 2 nút nguy hiểm nhất . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 5: thiết kế nền móng 
 

I. Lý thuyết tính toán móng cọc  
-Trong công trình biển cố định bằng thép chúng ta thường sử dụng móng cọc.  

   
1. Đặc điểm móng cọc. 
 -Cấu tạo móng cọc: cọc được tổ hợp từ nhiều đoạn thép ống có đường kính 
D và chiều dày thành cọc khác nhau. 

-Phương pháp hạ cọc: Hạ cọc bằng búa đóng, bằng khoan + bơm trám . 
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-Trong các kết cấu chân đế thông thường người ta thường sử dụng cọc luồn trong 

ống chính. Trong trường hợp cọc chính không đủ huy động sức chịu tải yêu cầu thì phảI 
đóng thêm các cọc phụ bên cạnh gọi là cọc phụ ( Cọc váy ). 
 -Cọc liên kết với ống của chân đế thông qua các liên kết hàn và liên kết 
bơm trám. 
 -Cọc trong chân đế thường được đóng xiên theo góc xiên của ống chính, với 
độ xiên lớn nhất theo quy định là 1/4. 
 -Cọc trong chân đế có thể chịu nén hoặc chịu nhổ, tuỳ thuộc vào cấu tạo 
công trình. Cọc trong công trình biển cố định bằng thép làm việc như móng cọc đài cao 
chịu tải trọng ngang do môi trường và tải trọng đứng do bản thân kết cấu và thiết bị.  
 
2. Thiết kế móng cọc chịu tải trọng dọc trục. 
 -Thiết kế móng chịu tải dọc trục, tức là xác định sức chịu tảI dọc trục của cọc để 
đảm bảo rằng cọc đã đóng đủ sâu để huy động sức chịu tải cần thiết vượt quá các tảI 
trọng tác động trong mọi tổ hợp nguy hiểm. 
 
a. Sơ đồ chịu tảI dọc trục của cọc trong đất. 
        -Chiều sâu thực tế của cọc trong đất: Chiều sâu thực tế của cọc trong đất không 
phảI là chiều sâu từ đáy biển xuống đến mũi cọc, mà là chiều sâu tồn tại giữa ma sát 
đất và thân cọc. Điều này kể đến các yếu tố sau:  
       -Chiều sâu do xói mòn đáy biển: Chiều sâu do xói thường giả thiết là một lần đường 
kính cọc(yếu tố này không có ảnh hưởng nhiêù trong bài toán dọc trục , nhưng rất đáng 
kể trong bài toán cọc chịu tảI trọng ngang) 
ảnh hưởng của lực tác dụng theo phương ngang làm phá hỏng lớp đất trên mặt. 
 
b. Sức chịu tảI của cọc chịu nén dọc trục. 
        -Sức chịu tảI của cọc trong đất là sức kháng ma sát thành cọc và sức kháng tảI của 
mũi cọc. 

( ) ',min 21 WQQQQ PPfd −+=  

 
+ Trong đó:  

Q - là sức chịu tảI của cọc chịu nén.  

UfQ
L

zz
∑
=

=
0

0  Tổng sức kháng ma sát của thành cọc bên ngoài. 

f0 : Là ma sát đơn vị của thành ngoài của cọc và đất. 
L: Chiều dài cọc trong đất. 
U: Là diện tích tiếp xúc của cọc với đất. 

            pp AqQ .1 =  Sức kháng mũi của cọc với giả thiết đầu cọc được bịt kín.  

+ Trong đó qp là sức kháng mũi đơn vị: 
                     Ap =Awp+Asp  Tổng diện tích đầu cọc.  
           Awp là diện tích mặt cắt thành cọc.  
         Asp là phần diện tích phần lõi đất trong cọc. 

+ ∑
=

+=
L

Lz
iiwpp UfAqQ

0
2 . Sức kháng mũi cọc với giả thiết là cọc không bịt đầu.  

+ LAW
L

z
pwp Δ−= ∑

=0

, )(¦ γγ    

         + Nếu Qp1<Qp2 Cọc được xem là bịt đầu. 
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         + Nếu Qp1>Qp2 Cọc được xem là không bịt đầu. 

c. Khả năng chịu tải của cọc chịu kéo: 

-Sức chịu tải tổng thể của cọc chịu kéo: 

''WQQ fd +=  

 -Trong đó: 

( )[ ] LAAW
n

i
ssswwp Δ+−= ∑

=1

.'' γγγ  

 -W’’ : trọng lượng cọc đã trừ đi đẩy nổi cộng với toàn bộ lõi đất trong cọc. 

d. Xác định các đại lượng: 

*Lực ma sát đơn vị giữa thành cọc và nền đất: 

-Đối với đất dính: 

                                   f = α. uC  

+ Trong đó: 

α: hệ số không thứ nguyên. 

uC : cường độ kháng nén không thoát nước. 

       -Hệ số không thứ nguyên α được xác định theo công thức sau: 

α = 
Ψ.2

1
  (nếu ψ≤1.0) 

α= 
4.2
1
Ψ

   (nếu ψ>1.0) 

-Điều kiện khống chế α<1 (nếu α>1 thì lấy α=1) 

        -Giá trị của ψ được tính như sau: 

ψ= '
v

uC
σ

 tính cho điểm đang xét. 

    '
vσ =∑γs.Hi 

-Trong đó: 

    '
vσ : là áp lực đất hiệu quả tại vị trí tính toán. 
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     γs: trọng lượng riêng đẩy nổi của đất. 

     Hi: chiều dày lớp đất thứ i. 

       -Với đất dính thì ma sát đơn vị trong thành cọc và ngoài thành cọc bằng nhau (fi=fo). 

       -Đối với đất rời: 

f = K. '
vσ .tgδ 

-Trong đó : 

      K : hệ số áp lực ngang của đất vào cọc, với cọc đóng không bịt đầu k = 
0.8 ; với cọc đóng bịt đầu k = 1. 

'
vσ : áp lực hiệu quả tại điểm đang xét. 

δ: góc ma sát giữa thành cọc và đất. 

-Có thể tính sơ bộ : δ = 05−ϕ  ( :ϕ là góc ma sát trong của đất ). 

* Lực kháng mũi đơn vị tại đầu cọc. 

*Trường hợp cọc chịu nén: 

- Đối với đất dính: 

q=9. uC  

-Trong đó: 

        uC : cường độ kháng nén không thoát nước. 

    -Đối với đất rời: 

q= '
vσ .Nq 

Trong đó:    

Nq: Hệ số không thứ nguyên phụ thuộc δ. 

δ (độ) Nq 

15 8 

20 12 

25 20 
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30 40 

 

-Trường hợp cọc chịu nhổ: 

  -Cách tính tương tự như đối với cọc chịu nén nhưng không kể đến lực chống đầu 
cọc. 

3.Cọc chịu tải trọng ngang 
a) Sự làm việc của cọc khi chịu tải trọng ngang   
 - khi chịu tải trọng tác động theo phương ngang, cọc sẽ chuyển vị và đất sẽ bị tác 
dụng bởi lực nén phân bố trên cọc. Cũng như sự biến dạng của cọc, lực tác động giữa 
đất và cọc có giá trị lớn nhất tại vùng trên mặt đất và giảm dần theo độ sâu cọc. Lực tác 
độnh ngang có thể làm một phần đất trên cùng bị chảy dẻo. Để xác định phản ứng của 
cọc trong bài toán này thì không những cần phải mô tả bằng giải tích bằng phản lực 
của cọc ở phần đã chảy dẻo mà còn cả phần cọc lằm trong phần đất bên dưới vùng 
chảy dẻo. ta gọi các lực tác dụng tại đầu cọc là M0, Q0 
 - Trong bài toán đơn giản có thể mô tả quan hệ giữa phản lực và chuyển vị theo 
quan hệ không thứ nguyên như sau: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

kD
uf

kD
p σ,  

   p: phản lực của đất lên cọc 
   k: mô đun đàn hồi của đất  
   D: Đường kính cọc. 
   σ : Khả năng chịu lực của đất  

σNDp = . khi β>
D
u  

kup = . khi β<
D
u  

-Trong đó 
  k: Mô đun đàn hồi của đất. 
  N. hằng số  

D
u

k
N *

==
σβ  

 U* chuyển vị tại vị giao giữa vùng chảy dẻo và vùng đàn hồi. 
 Với đất sét khả năng chịu lực cuae đất theo độ sâu như sau  
  σ =C=a+by 
 Trong đó a,b là các hằng số phụ thuộc vào loại đất . Thay vaò phương trình 

tính p . 

  p=ND(a+by), khi β>
D
u  

  p=ku, khi  β≤
D
u  

  
D
u

k
byaN *)(

=
+

=β  

 Với đất cát: yKK sp=σ  
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 Trong đó Kp là hệ số xác định theo góc nội ma sát φ  của đất như sau: 

  
φ
φ

sin1
sin1

−
+

=pK  

  P=NDKpγ y  khi β>
D
u   

  p=ku, khi  β≤
D
u  

  
D
u

k
yNK sp

*

==
γ

β  

b) Xác định phản ứng của cọc khi chịu lực ngang. 
-Cọc làm việc như dầm chịu lực phân bố p, ta có phương trình đường đàn hồi của 

cọc như sau:  

  p
dy

udEI −=4

4

 

E,I là mô đun đàn hồi của vật liệu và Mômen quán tính của mặt cắt cọc 
-Ta coi đọan cọc trên cùng với chiều dài L1 của cọc bị chảy dẻo khi chịu lực, từ đó    

phương trình đường đàn hồi được viết thành  

   yPPND
dy

udEI 214

4

−−=−= σ  

 Nếu đất sét: P1=NDa, P2=NDb 
 Đất cát:        P1=0, P2=NDKp γs 
 Tại y=o ta có:  

  02

2

M
dy

udEI = , 02

2

P
dy

udEI =  

-Trong đó M0, P0 là lực tác dụng đầu cọc 
-Tích phân phương trình đàn hồi trong đoạn này ta có : 

21

2
0

3
0

5
2

4
1

2612024
CyC

yMyPyPyP
EIu ++++−−=  

 C1, C2 là các hằng số tích phân  
 

 
 
 

- Đọan cọc L2 bên dưới có phương trình đàn hồi như sau: 

0 4

4

4

4

=+⇒−= ku
dy

udEIku
dy

udEI  

 -Ta có  thể viết:  
    ( ),

4
,

3 sincos
,

yCyCeEiu y ααα += −  

 -Trong đó : y’=y-L1,       
4/1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

EI
kα  

 -Trong đó cần phải xác định năm hằng số tích phân C1, C2, C3, C4, L1. Các hằng 
số này có thể xác định được từ các điều kiện biên tại y=L1 của phương trình vi phân 
vùng chảy dẻo và tại y’=0 của phương trình vi phân đường đàn hồi . 
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 II. NỘI DUNG TÍNH TOÁN TRONG ĐỒ ÁN  
    
1. Tính toán cọc. 

-Kết cấu móng cọc được tính toán theo qui phạm API. 

-Trong phần này chỉ tính cọc chịu tải trọng dọc trục. 

-Xét sơ đồ chịu tải của cọc trong đất như sau: 

 

 Sơ đồ chịu tải của cọc trong đất. 

Chiều dài thực tế làm việc của cọc trong đất được tính bằng phần chiều dài của 

cọc trừ đi phần Z0 là phần chiều dài cọc không làm việc do kể đến: 

+ Vùng đất mặt bị phá hoại do quá trình thi công hoặc do tác dụng của tải trọng 

ngang. 

+ Hiện tượng xói mòn. 

ở đây Z0 được lấy như sau: 

+ Z0 min = Dcäc 

+ Z0 max = 6.Dcäc 

 

a.Khả năng chịu tải của cọc nén: 

-Sức chịu tải tổng thể của cọc chịu nén: 

( ) ',min 21 WQQQQ PPfd −+=  

+ Trong đó: 

Qf: sức kháng bên do lực ma sát gây ra, được xác định như sau: 
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   ∑
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.  

+ trong đó: 

  i
of : ma sát đơn vị thành ngoài cọc. 

        i
ou : diện tích ngoài của cọc trong phân tố đất thứ i 

QP1: sức kháng mũi tính với sơ đồ (1)-Giả thiết cọc bịt kín đầu. 

PP AqQ .1 =  

+ Trong đó: 

Ap = Awp + Asp 

 Ap: tổng diện tích tiết diện tại mũi cọc. 

Awp: diện tích mặt cắt tiết diện cọc. 

Asp: diện tích tiết diện lõi đất (đất trong cọc). 

QP2: sức kháng mũi tính với sơ đồ (2) – sơ đồ cọc hở đáy. 

.'.
1

2 ∑
=

+=
n

i

i
i

i
iwppP ufAqQ  

 + Trong đó: 

  i
if : ma sát đơn vị trong thành cọc. 

          i
iu : diện tích trong của cọc trong phân tố đất thứ i 

W’: trọng lượng của cọc chiếm chỗ đất. 

( ) .
1

' LAW
n

i
swwp Δ−= ∑

=

γγ  

 + trong đó: 

  γw: trọng lượng riêng của ống. 

  γs: trọng lượng riêng no nước của đất. 

b.Khả năng chịu tải của cọc chịu kéo: 

-Sức chịu tải tổng thể của cọc chịu kéo: 

''WQQ fd +=  

 + trong đó: 

   ( )[ ] LAAW
n

i
ssswwp Δ+−= ∑

=1

.'' γγγ  

  W’’: trọng lượng cọc đã trừ đi đẩy nổi cộng với toàn bộ lõi đất trong cọc. 

c.Xác định các đại lượng: 
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Lực ma sát đơn vị giữa thành cọc và nền đất: 

* Đối với đất dính: 

f = α. uC  

+Trong đó: 

α: hệ số không thứ nguyên. 

uC : cường độ kháng nén không thoát nước. 

+ Hệ số không thứ nguyên α được xác định theo công thức sau: 

α = 
Ψ.2

1
  (nếu ψ≤1.0) 

α= 
4.2
1

Ψ
   (nếu ψ>1.0) 

+ Điều kiện khống chế α<1 (nếu α>1 thì lấy α=1) 

+ Giá trị của ψ được tính như sau: 

ψ= '
v

uC
σ

 tính cho điểm đang xét. 

'
vσ =∑γs.Hi 

trong đó: 
'
vσ : là áp lực đất hiệu quả tại vị trí tính toán. 

γs: trọng lượng riêng đẩy nổi của đất. 

Hi: chiều dày lớp đất thứ i. 

 Với đất dính thì ma sát đơn vị trong thành cọc và ngoài thành cọc bằng nhau 

(fi=fo). 

* Đối với đất rời: 

f = K. '
vσ .tgδ 

Trong đó: 

K: hệ số áp lực ngang của đất vào cọc, với cọc đóng không bịt đầu k = 0.8 ; 

với cọc đóng bịt đầu k = 1. 
'
vσ : áp lực hiệu quả tại điểm đang xét. 

δ: góc ma sát giữa thành cọc và đất. 

Có thể tính sơ bộ : δ = 05−ϕ  ( :ϕ là góc ma sát trong của đất ). 

Lực kháng mũi đơn vị tại đầu cọc. 
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* Trường hợp cọc chịu nén: 

+ Đối với đất dính: 

q=9. uC  

Trong đó: 

uC : cường độ kháng nén không thoát nước. 

+ Đối với đất rời: 

q= '
vσ .Nq 

Trong đó:    

Nq: Hệ số không thứ nguyên phụ thuộc δ. 

 

δ (độ) Nq 

15 8 

20 12 

25 20 

30 40 

 

* Trường hợp cọc chịu nhổ: 

-Cách tính tương tự như đối với cọc chịu nén nhưng không kể đến lực chống đầu 

cọc. 

 

2. Kết quả tính toán. 
 

 
 
 
 
 

TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỌC THEO TIÊU CHẨN  API 
Thông số về cọc     
Trọng lượng riêng của thép làm cọc 78.5 (KN/m3) 
Đưêng kính ngoài cọc 0.813 (m) 
Chiều dày tiết diện cọc 0.0206 (m) 
Diện tích xung quanh cọc trên 1m dài 2.5541 (m2) 
Diện tích trong cọc trên 1m dài 2.4247 (m2) 
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Diện tích tiết diện cọc thép Ap 0.0513 (m2) 
Diện tích lõi đất trong cọc  As 0.4678 (m2) 
Tổng diện tích tiết diện cọc và lõi đất  A 0.5191 (m2) 
Tổ hợp tính toán cọc cực hạn  
Hệ số an toàn 1.5  

 
 

Số 
 hiệu 
 lớp  
đất 

  

Mô  
 tả 

 lớp 
 đất 

  

Chiều 
dày lớp 

đất 
(m) 

Khoảng 
cách     

từ mặt 
đáy 
biển 
(m) 

Sức chịu 
tải của 

cọc chịu 
nén dọc 
trục Qd 

(KN) 

Sức chịu 
tải của 

cọc chịu 
nhổ Qd 

(KN) 

Giá trị 
cho 

phép khi  
cọc chịu 

nén  
(KN) 

Giá trị 
cho 

phép khi 
cọc chịu 

nhổ 
(KN) 

1 ¸ cát 3 3     
2 ¸ cát 1 4 119.8922 53.28018 79.92816 35.52012
2 ¸ cát 1 5 223.8087 116.5265 149.2058 77.68436
2 ¸ cát 1 6 347.1524 189.7391 231.435 126.4927
2 ¸ cát 1 7 489.9235 272.9178 326.6156 181.9452
2 ¸ cát 1 8 652.1218 366.0626 434.7479 244.0418
2 ¸ cát 1 9 833.7474 469.1737 555.8316 312.7824
2 ¸ cát 1 10 1034.8 582.2509 689.8669 388.1673
2 ¸ cát 1 11 1255.281 705.2943 836.8537 470.1962
2 ¸ cát 1 12 1495.188 838.3038 996.792 558.8692
2 ¸ cát 1 13 1754.523 981.2795 1169.682 654.1864
2 ¸ cát 1 14 2033.285 1134.221 1355.523 756.1476
2 ¸ cát 1 15 2331.474 1297.13 1554.316 864.753
2 ¸ cát 1 16 2649.091 1470.004 1766.061 980.0025
2 ¸ cát 1 17 2986.135 1652.844 1990.757 1101.896
2 ¸ cát 1 18 3333.899 1841.184 2222.599 1227.456
2 ¸ cát 1 19 3681.663 2029.524 2454.442 1353.016
2 ¸ cát 1 20 4029.427 2217.864 2686.285 1478.576
2 ¸ cát 1 21 4377.191 2406.204 2918.128 1604.136
2 ¸ cát 1 22 4724.956 2594.543 3149.97 1729.696
2 ¸ cát 1 23 5072.72 2782.883 3381.813 1855.256
2 ¸ cát 1 24 5420.484 2971.223 3613.656 1980.815
2 ¸ cát 1 25 5768.248 3159.563 3845.499 2106.375
2 ¸ cát 1 26 6116.012 3347.903 4077.341 2231.935
2 ¸ cát 1 27 6463.776 3536.243 4309.184 2357.495
2 ¸ cát 1 28 6663.634 3724.583 4442.423 2483.055
3 sét 1 29 4155.526 3912.765 2770.351 2608.51
3 sét 1 30 4326.224 4100.948 2884.149 2733.965
3 sét 1 31 4496.922 4289.131 2997.948 2859.42
3 sét 1 32 4667.619 4477.313 3111.746 2984.876
3 sét 1 33 4838.317 4665.496 3225.545 3110.331
3 sét 1 34 5009.015 4853.679 3339.343 3235.786
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3 sét 1 35 5179.712 5041.861 3453.142 3361.241
3 sét 1 36 5350.41 5230.044 3566.94 3486.696
3 sét 1 37 5521.108 5418.227 3680.738 3612.151
3 sét 1 38 5691.805 5606.41 3794.537 3737.606
3 sét 1 39 5862.503 5794.592 3908.335 3863.062
3 sét 1 40 6033.201 5982.775 4022.134 3988.517
3 sét 1 41 6203.898 6170.958 4135.932 4113.972
3 sét 1 42 6374.596 6359.14 4249.731 4239.427
3 sét 1 43 6545.294 6547.323 4363.529 4364.882
3 sét 1 44 6715.991 6735.506 4477.328 4490.337
3 sét 1 45 6886.689 6923.688 4591.126 4615.792
3 sét 1 46 7057.387 7111.871 4704.924 4741.247
3 sét 1 47 7228.084 7300.054 4818.723 4866.703
3 sét 1 48 7398.782 7488.237 4932.521 4992.158
3 sét 1 49 7569.48 7676.419 5046.32 5117.613
3 sét 1 50 7740.177 7864.602 5160.118 5243.068
3 sét 1 51 7910.875 8052.785 5273.917 5368.523
3 sét 1 52 8081.573 8240.967 5387.715 5493.978
3 sét 1 53 8252.27 8429.15 5501.514 5619.433
3 sét 1 54 8422.968 8617.333 5615.312 5744.889
3 sét 1 55 8593.666 8805.515 5729.11 5870.344
3 sét 1 56 8764.363 8993.698 5842.909 5995.799
3 sét 1 57 8935.061 9181.881 5956.707 6121.254
3 sét 1 58 9105.759 9370.064 6070.506 6246.709

 
 
* Vậy : 

-Sức chịu tải của cọc khi chịu nén là: 
  [p]=607 T. 

-Sức chịu tải của cọc khi chịu kéo là: 
  [p]=625 T. 
 
* Kết quả tính toán tải trọng công trình ta thấy công trình có 2 cọc chịu nhổ và 2 cọc chịu 
nén : 
    - Cọc chịu nhổ có lực kéo lớn nhất là Nmax = 432.966 (T) 
    - Cọc chịu nén có lực nén lớn nhất là Nmin= 528.965 (T) 
* Kiểm tra sức chịu tải của cọc :  
 - Đối với trường hợp chịu nén có :  
 [p] = 607T > Nmin = 528.965T 

- Đối với trường hợp chịu kéo có :  
 [p] = 625T > Nmin = 432.966T 
 
* Như  vậy các cọc chịu nén và chịu kéo đều thỏa mãn điều kiện sức chịu tải. 
*Vậy  sâu hạ cọc 58 m đã chọn là thỏa mãn. 
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